       DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XIMĂNG TRẮNG, TẤM LỢP XI MĂNG KHÔNG SỬ DỤNG AMIĂNG VÀ NGÓI XI MĂNG MÀU PHÚC ĐẠT



LỜI MỞ ĐẦU

 
Xi măng là loại vật liệu có vai trò quan trọng trong xây dựng. Nhu cầu sử dụng xi măng gia tăng theo tốc độ đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp xi măng là ngành công nghiệp phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên, sử dụng nhiều vốn, tỷ lệ tiêu hao vật chất lớn, khối lượng vận chuyển cả về nguyên liệu lẫn thành phẩm lớn, quy mô thị trường trong nước phụ thuộc nhiều vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng và tỷ lệ tăng đầu tư xã hội nói chung.


Hiện nay, năng lực sản xuất xi măng của cả nước đạt 20 triệu tấn/năm, tăng gấp 7,3 lần so với năm 1990. Tuy thế, lượng xi măng sản xuất mới chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu. Vì vậy, hàng năm nhà nước vẫn phải chi 500 - 600 triệu USD để nhập khẩu xi măng. Muốn giảm lượng xi măng nhập khẩu, ngành xi măng trong nước đã chọn lựa các công nghệ hiện đại và ưu tiên chọn các dự án xây dựng nhà máy xi măng lò quay, hạn chế đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng lò đứng, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và cho chất lượng sản phẩm kém sức cạnh tranh. 


Theo quan điểm của Bộ Xây dựng, trong quá trình phát triển cần phải đặc biệt ưu tiên các dự án sản xuất xi măng cao cấp, xi măng trắng, xi măng màu, xi măng bền sulfat, xi măng giếng khoan và xi măng đóng rắn nhanh,… vì đây là hầu hết các sản phẩm mà chúng ta đang phải nhập với giá cao. 


Trên địa bàn cả nước ta hiện nay mới chỉ có một vài nhà máy sản xuất xi măng trắng như nhà máy xi măng Hà tiên, Hải Phòng, Thái Bình,... với tổng công suất vào khoảng 500.000 tấn/năm. Trong khi đó nhu cầu trong nước là hơn 1 triệu tấn/năm. Hàng năm nhà nước vẫn phải nhập khẩu xi măng trắng tại các nước trong khu vực (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan) để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. 


Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam vài năm gần đây. 

Với công nghệ sản xuất tấm lợp từ hỗn hợp ximăng, sợi PVA (polyvinyl alcohol) - sản phẩm của ngành hoá dầu, và một số chất phụ gia làm vật liệu thay thế amiăng đã tạo ra loại sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người; loại tấm lợp này tương đương với các tấm sóng amiăng- xi măng đạt TCVN 4434:2000. ở VN hiện có 37 cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng-xi măng với tổng công suất thiết kế 66,9 triệu m2/năm. Nhà nước đang cấm sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng, do vậy sản phẩm tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng đang có triển vọng rất lớn.

  Ngói ximăng mầu là một loại ngói bê tông nhẹ và là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ ép ướt trên dây chuyền thiết bị đồng bộ hiện đại. Sản phẩm có những tính năng vượt trội so với những sản phẩm ngói thông thường khác như: Nhẹ hơn tới 20%, cường độ uốn cao hơn 3 lần, độ hút nước thấp hơn 10 lần. Với kết cấu đặc biệt và các hợp chất tăng cường trong thành phần của viên ngói đã nâng cao khả năng chống rêu mốc, chống nóng - chống thấm - chống ồn, cộng thêm khả năng chống mưa bão do có các kết cấu ngoàm giữa các viên ngói và lỗ để bắt vít chặt ngói vào giàn đỡ nên khả năng tốc mái là không thể có. Thêm một ưu điểm nữa trong thiết kế của ngói mầu là có các gờ chắn theo cả chiều dọc và chiều ngang của viên ngói làm tăng khả năng chống tràn nước mưa, tránh tình trạng ngấm, dột hoàn toàn rất phù hợp với thời tiết và khí hậu của Việt Nam. Đặc biệt, với nhiều sắc mầu sang trọng của viên ngói, ngói mầu đem đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo cho mái nhà của mình. Đây có thể coi như là một bước đột phá trong ngành vật liệu lợp ở thế kỷ 21.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh về xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng phải theo kịp nhu cầu thị trường, nhằm phát triển bền vững, đồng thời tránh để mất thị phần trong nước. Do vậy dẫn đến việc hình thành "Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng, tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu Phúc Đạt" tại Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ của Công ty cổ phần Phúc Đạt.

Chương 1

Giới thiệu chủ đầu tư và tóm lược dự án

---------


I. Giới thiệu chủ đầu tư dự án


1. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phúc Đạt.


2. Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Nguyễn Duy Khánh.


3. Văn phòng giao dịch: Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 


4. Điện thoại: 03203. 222.618.


5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.


6. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng (xi măng, ngói, gạch xi măng, đá, đất), phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất, gia công, mua bán các sản phẩm cơ khí; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; vận tải và dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường thuỷ.

II. Tóm lược dự án


1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất xi măng trắng, tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu Phúc Đạt.


2. Mục tiêu dự án: Thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng (theo công nghệ lò quay phương pháp khô), tấm lợp không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu nhằm sản xuất ra các sản phẩm xi măng trắng đạt tiêu chuẩn TCVN 5691#2000, tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng đạt tiêu chuẩn tương đương với TCVN 4434#2000, ngói ximăng màu đạt tiêu chuẩn châu Âu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.


3. Sản phẩm của dự án: 

- Xi măng trắng PC 40, PC 50 đạt tiêu chuẩn TCVN 5691#2000.

- Tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng đạt tiêu chuẩn tương đương với TCVN 4434#2000.

- Ngói ximăng màu đạt tiêu chuẩn châu Âu. 

4. Vốn đầu tư của dự án: 128.619,113 triệu đồng.


5. Địa điểm thực hiện dự án: Trong cụm công nghiệp Kỳ Sơn, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ. 


6. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án:


- Thời gian hoàn trả vốn vay của dự án: 4 năm.


- Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) của dự án được dự tính là 21,90%.


- Hiện giá thuần (NPV) của dự án (với tỷ lệ chiết khấu là 12%) dự tính là 53.664,44 triệu đồng.

Chương 2

Những căn cứ để nghiên cứu về sự cần thiết đầu tư

---------


I. Xuất xứ và các căn cứ pháp lý


1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;


2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;


3. Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;


4. Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;


5. Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;


6. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;


7. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


8. Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


9. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


10. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


11. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


12. Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định;


13. Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


14. Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế công trình xây dựng;


15. Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


16. Căn cứ khả năng cung cấp nguyên liệu chủ yếu là đá vôi và sét trắng đáp ứng yêu cầu sản xuất xi măng trắng có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của thị trường.


17. Căn cứ nhu cầu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay phương pháp khô, tấm lợp xi măng không sử dụng amiăng, ngói ximăng màu của công ty cổ phần Phúc Đạt.


II. Sự cần thiết phải đầu tư


Ngành công nghiệp xi măng là một trong những ngành công nghiệp chủ đạo đã và đang đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp này đều duy trì ở mức trên 10%/năm. Hiện nay năng lực sản xuất xi măng của cả nước đạt trên 20 triệu tấn/năm (tăng gấp 7,3 lần so với năm 1990). Tuy thế, lượng xi măng sản xuất ra mới chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu tiêu thụ, hàng năm vẫn phải nhập thêm xi măng từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Trong các loại sản phẩm xi măng hiện đang phải nhập khẩu, thì xi măng trắng là sản phẩm mà chúng ta đang phải nhập với số lượng lớn, giá rất cao, lại không chủ động.


Sở dĩ hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập xi măng trắng vì suất đầu tư cho sản xuất xi măng trắng ở Việt Nam rất cao, thường cao hơn 15-20% so với mức trung bình trên thế giới; và chi phí đầu tư ban đầu rất lớn.


Với tốc độ tăng trưởng mạnh về xây dựng, đòi hỏi ngành xi măng cũng phải theo kịp nhu cầu của thị trường để tránh mất thị trường trong nước. Trong quá trình phát triển Nhà nước kêu gọi và đặc biệt quan tâm đến dự án sản xuất xi măng trắng và xi măng cao cấp.


Trên địa bàn cả nước hiện nay có một số nhà máy sản xuất xi măng trắng như Nhà máy xi măng Hải Phòng, Nhà máy xi măng Hà Tiên, Nhà máy xi măng trắng Tiền Hải của công ty cổ phần Thái Bình, v.v... được xây dựng theo các quy mô công suất và trình độ công nghệ khác nhau. Trong số các nhà máy đó, có nhiều nhà máy có chất lượng sản phẩm không ổn định, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là dây chuyền sản xuất xi măng trắng của Nhà máy xi măng Hải Phòng (công suất 200.000 tấn/năm) đã phải đóng cửa từ tháng 6/2006 do gây ô nhiễm môi trường.


Vì vậy, việc xuất hiện nhu cầu đầu tư một nhà máy sản xuất xi măng trắng từ clinker lò quay theo phương pháp khô theo công nghệ tiên tiến vừa đảm bảo các yêu cầu về môi trường, vừa có Clinker chất lượng tốt cho sản xuất xi măng trắng, phù hợp với trình độ quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, tỉnh Hải Dương nằm trong khu vực có tiềm năng sản xuất xi măng của Việt Nam, có nguồn nguyên liệu dồi dào, gần vùng cung cấp nhiên liệu than Quảng Ninh.


Trong quá trình tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ximăng trắng, qua tìm hiểu Công ty được biết Viện Công nghệ (Bộ Công nghiệp) đã thiết kế và chế tạo thành công dây chuyền sản xuất tấm lợp không sử dụng amiăng và dây chuyền sản xuất ngói ximăng màu. 


Tấm lợp không sử dụng amiăng được sản xuất từ xi măng với sợi PVA kết hợp với các chất phụ gia không làm phân tách các hạt cực nhỏ lơ lửng trong không khí nên không gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người. Công nghệ sản xuất này rất có triển vọng, nhu cầu sử dụng lớn vì nhà nước đang cấm sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng.


Ngói ximăng mầu là một loại ngói bê tông nhẹ và là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ ép ướt trên dây chuyền thiết bị đồng bộ hiện đại. Sản phẩm có những tính năng vượt trội so với những sản phẩm ngói thông thường khác như: Nhẹ hơn tới 20%, cường độ uốn cao hơn 3 lần, độ hút nước thấp hơn 10 lần. Với kết cấu đặc biệt và các hợp chất tăng cường trong thành phần của viên ngói đã nâng cao khả năng chống rêu mốc, chống nóng - chống thấm - chống ồn, cộng thêm khả năng chống mưa bão do có các kết cấu ngoàm giữa các viên ngói và lỗ để bắt vít chặt ngói vào giàn đỡ nên khả năng tốc mái là không thể có. Thêm một ưu điểm nữa trong thiết kế của ngói mầu là có các gờ chắn theo cả chiều dọc và chiều ngang của viên ngói làm tăng khả năng chống tràn nước mưa, tránh tình trạng ngấm, dột hoàn toàn rất phù hợp với thời tiết và khí hậu của Việt Nam. Đặc biệt, với nhiều sắc mầu sang trọng của viên ngói, ngói mầu đem đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo cho mái nhà của mình. Đây có thể coi như là một bước đột phá trong ngành vật liệu lợp ở thế kỷ 21.


Công ty cổ phần Phúc Đạt là đơn vị có năng lực tài chính, các sáng lập viên của công ty là những cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và đặc biệt là sản xuất xi măng. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay phương pháp khô của công ty cổ phần Phúc Đạt đã được tiến hành đầu tư xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động. Sau khi nghiên cứu thị trường và công nghệ sản xuất, công ty tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu. Việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại vật liệu xây dựng này là phù hợp chủ trương của tỉnh và Nhà nước.

III. Phân tích cơ bản về tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương


1. #iều kiện tự nhiên

Hải Dương là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, với diện tích tự nhiên 1.660,9 km2, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, được tách ra từ tỉnh Hải Hưng (bao gồm Hải Dương và Hưng Yên hiện nay) vào ngày 01-01-1997. Trong đó:


1.1. Vị trí địa lý

Hải Dương có toạ độ địa lý từ 20o36’ đến 21o15’ vĩ Bắc, 106o06’ đến 106o36’ kinh #ông. Phía Bắc giáp các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Quảng Ninh; phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên; phía nam giáp Thái Bình; phía đông giáp thành phố Hải Phòng


Hải Dương nằm giữa khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là điểm trung chuyển giữa thành phố Cảng Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội, cách Hải Phòng 45 km về phía đông và cách Hà Nội 57 km về phía tây. Phía bắc của tỉnh có hơn 20 km quốc lộ 18 chạy qua, nối sân bay quốc tế Nội Bài với cảng Cái Lân, tạo điều kiện giao lưu hàng hoá từ vùng Bắc Bộ ra biển và giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.


1.2. #ịa hình và đất đai

#ịa hình nghiêng và thấp dần từ tây sang đông nam. Phần đất núi chiếm khoảng 11% tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh (18.320 ha), thuộc huyện Chí Linh (13 xã) và huyện Kinh Môn (18 xã). #ất đồi núi Hải Dương nhìn chung nghèo chất dinh dưỡng, ít chất hữu cơ, phù hợp với việc trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, chăn nuôi và phát triển nghề rừng.


#ất đồng bằng được hình thành chủ yếu do sự bồi đắp phù sa của sông Thái Bình, có xen kẽ phần nhỏ phù sa sông Hồng với diện tích 147.900 ha, chiếm 89% diện tích của tỉnh. Nhóm đất này tương đối màu mỡ, tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp toàn diện và vững chắc với nhiều sản phẩm phong phú bao gồm cả cây lương thực (gạo, ngô, khoai,...), cây công nghiệp và cây ăn quả (vải thiều, nhãn, táo, cam, quýt, chuối,...). Phía đông của tỉnh, gồm vùng Nhị Chiểu, huyện Kinh Môn và một số xã của Tứ Kỳ, Thanh Hà bị nhiễm mặn. Ngoài ra còn có khoảng 3.500 ha đất phù sa bị glây hoá mạnh, úng nước về mùa hè ở Cẩm Giàng và Chí Linh.


1.3. Khí hậu

Hải Dương nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 2 loại gió chủ yếu là #ông Nam và #ông Bắc, được chia thành 4 mùa rõ rệt. Mùa đông khô, lạnh; mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều. Lượng mưa trung bình 1.500 - 1.700 ml, nhiệt độ trung bình hàng năm là 23oC, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Mưa phân bố không đều, tập trung vào tháng 7 và tháng 8, gây úng lụt, ảnh hưởng đến nông nghiệp. Khí hậu mùa đông đặc biệt phù hợp với việc phát triển cây rau màu thực phẩm vụ đông, phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến rau xuất khẩu.


1.4. Khoáng sản

Hải Dương có tiềm năng về các mỏ khoáng sản phi kim, bao gồm các loại than đá, than bùn, đất sét, cao lanh, bôxít, thuỷ ngân đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, gốm sứ, gạch chịu lửa và hoá chất tiêu dùng, phân bón.


1.5. Sông ngòi

Hải Dương có hệ thống sông ngòi dày đặc, diện tích mặt nước rộng 10.944 ha, chiếm 6,6% diện tích tự nhiên của tỉnh với các sông lớn như sông Thái Bình, sông Luộc, sông Kinh Thầy, sông Rạng, sông Văn úc. Ngoài ra, Hải Dương còn có hệ thống sông thuỷ nông Bắc Hưng Hải, đảm bảo tưới tiêu cho 7 huyện phía tây. Sông Thái Bình và hệ thống thuỷ nông vùng triều tưới tiêu cho các huyện phía #ông sông Thái Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho Hải Dương phát triển vận tải đường sông, tiếp cận với các tỉnh phía bắc và lưu thông với đường biển.


1.6. Tài nguyên nước

Do lượng mưa hàng năm tương đối lớn (1.500-1.700 ml), nên nguồn nước mặt khá dồi dào, thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung. Tuy nhiên, do lượng mưa trong năm phân bố không đều giữa các vùng và các mùa, trên 70% lượng nước mưa thường tập trung vào tháng 7 và tháng 8, thường gây lũ lụt.


2. #iều kiện kinh tế - xã hội

2.1. #ơn vị hành chính

Tỉnh Hải Dương bao gồm thành phố Hải Dương và 11 huyện: Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang với tổng số 263 xã, phường, thị trấn.


2.2. Cơ cấu kinh tế

Năm 2000, cơ cấu kinh tế của Hải Dương phát triển theo hướng: nông - lâm - thuỷ sản 35,3%; công nghiệp - xây dựng 37,3 %; dịch vụ 27,4%. Mục tiêu của Hải Dương đến năm 2005, cơ cấu kinh tế sẽ thay đổi với tỷ trọng: nông nghiệp 29%; công nghiệp 42% và dịch vụ 29%.


2.3. Hệ thống giao thông

Giao thông, Hải Dương có 649 km đường bộ do Trung ương và tỉnh quản lý. Các tuyến quốc lộ số 5, 18, 183, 37 đã được xây dựng và nâng cấp hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách và hàng hoá trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 11 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài 258 km, hầu hết đã được trải nhựa. #ường huyện có 27 tuyến, với tổng chiều dài 352 km, trong đó có khoảng 75% đã trải nhựa.


Hải Dương có 10 tuyến sông do Trung ương quản lý với chiều dài gần 300 km và 6 tuyến sông do địa phương quản lý dài 140 km. Các hoạt động khai thác hệ thống sông mới hình thành theo phương thức tự nhiên. Hiện nay, hệ thống giao thông thuỷ của tỉnh mới đảm bảo giao thông cho các phương tiện thuỷ có tải trọng dưới 30 tấn. Trên địa phận Hải Dương có 10 bến xếp dỡ hàng hoá dọc theo các sông, trong đó có cảng lớn nhất là cảng Cống Câu với công suất xếp dỡ 220 nghìn tấn/năm.


Hải Dương có 70 km đường sắt đi qua (kể cả 15 km đường chuyên dùng cho Nhà máy nhiệt điện Phả Lại). Tuyến Hà Nội - Hải Phòng qua địa phận tỉnh 44 km, tuyến Kép - Bãi Cháy qua địa phận tỉnh dài 10 km, tạo điều kiện tốt cho việc lưu chuyển hàng hoá giữa Hải Dương với các tỉnh, cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng.


2.4. Bưu chính - viễn thông

#ến năm 2002, Hải Dương đã có 100% số xã, phường, 83% số thôn có máy điện thoại. Hiện nay, tỉnh đã xây xong 135 trạm bưu điện xã, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin từ nông thôn đến thành thị, từ trong nước đến quốc tế. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 40 nghìn máy điện thoại, đạt bình quân gần 3 máy/100 dân.


2.5. #iện năng

Tổng dung lượng điện của Hải Dương hiện là 248,5 nghìn KVA. Mạng lưới điện đã đến tất cả các thôn, xóm, xã vùng sâu, vùng xa. Tuy vậy, mạng lưới điện năng và các trạm biến áp còn hạn chế, chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.


#iện thương phẩm cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Tốc độ tăng điện thương phẩm thời kỳ 1996 - 2000 khoảng 15 - 16%. Trong đó phụ tải công nghiệp tăng 22 - 23% và điện phục vụ chiếu sáng sinh hoạt tăng 15 - 16%, bình quân điện năng tiêu thụ đạt 270 kWh/người/năm.


2.6. Lao động

Hải Dương có nguồn nhân lực dồi dào với đức tính cần cù, hiếu học, nghiêm túc trong lao động và có trình độ văn hoá, khả năng tiếp cận với các tiến bộ khoa học - kỹ thuật tốt. #ó là những điều kiện quan trọng để hình thành đội ngũ công nhân, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và lao động chất lượng tốt trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp.


Năm 2000, Hải Dương có 879.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 54% dân số. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 790 nghìn người, trong đó có 9% lao động công nghiệp, 8% lao động dịch vụ và 83% lao động nông nghiệp. Hàng năm, nguồn lao động được bổ sung từ 1,5 đến 2 vạn người, vừa tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường dạy nghề. Nguồn lao động có trình độ văn hoá được bổ sung hàng năm là nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Nếu so sánh với các tỉnh vùng #ồng bằng Bắc Bộ, Hải Dương có điều kiện thuận lợi trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, để Hải Dương có thể phát triển nhanh, mạnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhân dân Hải Dương cần phải hết sức nỗ lực và đoàn kết, tận dụng tối đa những tiềm năng, thế mạnh hiện có.


IV. Mục tiêu đầu tư


Thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng theo công nghệ lò quay phương pháp khô nhằm sản xuất ra các sản phẩm xi măng trắng đạt tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước.


Việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng trắng làm giảm lượng xi măng trắng phải nhập khẩu, góp phần tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước


V. Phân tích về thị trường


1. Các căn cứ về thị trường:


1.1. Đánh giá về tình hình hiện tại:


Nhu cầu xi măng trắng ở các vùng kinh tế của nước ta phụ thuộc lớn vào mức độ đầu tư xây dựng của Nhà nước và của nhân dân trong vùng.


Theo phân vùng của Chính Phủ, nước ta bao gồn 8 vùng kinh tế, trong đó vùng Đông Nam Bộ, với địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu là địa bàn có mức độ đầu tư tập trung cao nhất trong cả nước: Tổng mức đầu tư/GDP bằng 35%, đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 62,5% về số dự án và 51,6% về vốn so với cả nước. Đây là vùng tập trung khoảng 50 Khu chế xuất và Khu công nghiệp, là vùng công nghiệp năng lượng và nhiên liệu lớn bao gồm công nghiệp khai thác dầu khí vàg sản xuất điện từ khí đồng hành duy nhất ở nước ta tới thời điểm hiện nay. Tỷ lệ đô thị hoá đạt 50%, riêng thành phố Hồ Chí Minh đạt 75%. Vì vậy đây là vùng tiêu thụ xi măng trắng lớn của nước ta. Tuy nhiên, so với vùng đồng bằng sông Hồng thì nhu cầu tiêu thụ xi măng của vùng Đông Nam Bộ vẫn còn thấp hơn. Với trung tâm là thủ đô Hà Nội - cùng với các tỉnh thuộc địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Hải Dương - Hưng Yên - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc, vùng đồng bằng sông Hồng có mức độ tập trung đầu tư cao. Mặt khác, xuất phát điểm nền kinh tế và hạ tầng cơ sở của vùng còn hạn chế, công với dân số gấp gần 1,5 lần so với vùng Đông Nam Bộ nên nhu cầu xây dựng của vùng đồng bằng sông Hồng đòi hỏi rất lớn, nhu cầu tiêu thụ xi măng trắng của vùng đồng bằng sông Hồng vẫn cao hơn vùng Đông Nam Bộ.


Kết quả điều tra trong năm gần đây của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VNCC) cũng cho thấy: Tiêu thụ xi măng trắng lớn nhất là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, hai vùng này chiếm khoảng gần 55% tổng lượng tiêu thụ xi măng trắng của cả nước. Một vùng khác chiếm tỷ trọng tương đối lớn về tiêu thụ xi măng trắng là vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng này chiếm khoảng 12% tổng lượng tiêu thụ xi măng trắng của cả nước. Ba vùng Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mức tiêu thụ khoảng 8-10 % cho mỗi vùng. Tiêu thụ thấp nhất là vùng Tây Bắc và Đông Bắc 2-3% tổng lượng tiêu thụ xi măng trắng của cả nước.


1.2. Dự báo về nhu cầu tiêu thụ và khả năng sản xuất:


Với giả định mức tiêu thụ xi măng trắng của các vùng ổn định như giai đoạn vừa qua thì nhu cầu tiêu thụ xi măng trắng của cả nước đến năm 2010,  2015 và 2020 tương ứng là 1.500.000 tấn: 2.250.000 tấn: 4.050.000 tấn. Trong đó sản lượng sản xuất trong nước tương ứng là: 500.000 tấn: 1.200.000 tấn: 2.500.000 tấn do các nhà máy sản xuất xi măng Hải Phòng (mới), Thái Bình, Hà Tiên và một số nhà máy dự kiến xây dựng ở Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Thuận... sản xuất. Như vậy, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập hơn 1 triệu tấn xi măng trắng (từ Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan,...) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.


Đối với sản phẩm tấm lợp ximăng không sử dụng aminăng, ngói ximăng màu Công ty sản xuất ra để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.


Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng, tấm lợp ximăng không sử dụng aminăng, ngói ximăng màu của công ty cổ phần Phúc Đạt nếu được thực hiện mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ của nhu cầu tiêu thụ của thị trường.


2. Sản phẩm: 


2.1. Xi măng:


Căn cứ vào chất lượng nguyên liệu, trình độ công nghệ của dây chuyền sản xuất sẽ được đầu tư, sản phẩm của Nhà máy là xi măng trắng PC 40, PC 50 đạt tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000. Sản phẩm thích hợp nhất cho sản xuất các loại bột trét tường.


- Một số đặc tính: 

	TT
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1.
	 Độ trắng: tuyệt đối so với BaSO4
	80%

	2.
	 Cường độ chịu nén (MPa) N/mm2
· Sau 3 ngày: 

· Sau 28 ngày
	>16

>30

	3.
	 Thời gian đông kết

· Bắt đầu không dưới 

· Kết thúc không quá
	45'

200'

	4.
	 Độ mịn (tỷ diện phương pháp Blaine)
	> 3.200cm2/g

	5. 
	Độ ổn định thể tích (LeCheTeLier)
	< 5mm



- Sản phẩm được đóng trong bao KPK (Gồm lớp vải PP tráng phức hợp với lớp giấy Kraft, bên trong lồng ống giấy Kraft) hoặc bao PK (Gồm lớp vải PP tráng phủ 1 lớp màng PP, bên trong lồng ống giấy Kraft).


Trọng lượng bao: 50 ± 0,5kg.


2.2. Tấm lợp:


- Quy cách: 1.520x920x5mm.


- Khối lượng: 14,21kg/tấm tiêu chuẩn.


2.3. Ngói ximăng mầu:

- Kích thước ngói:                                  424x340 (mm) 

- Kích thước hiệu dụng tốt nhất:            330x300 (mm) 

- Số lượng viên/m2:                               10 

- Trọng lượng viên:                                3,0 kg 

- Trọng lượng 1 m2:                               30,0 kg 


3. Dự báo về số lượng, giá cả:


3.1. Quy mô sản xuất: 


- Sản lượng ximăng: 40.000 tấn/năm.


- Tấm lợp: 1.200.000 tấm/năm. 


- Ngói ximăng màu: 500.000 viên/năm.


* Công suất sản xuất:

	Danh mục
	Năm thứ nhất

(2009)
	Năm thứ 2

(2010)
	Năm thứ 3

(2011)
	Năm thứ tư

trở đi

(2012)

	Công suất
	70%
	80%
	90%
	100%



3.2. Giá (Giá bán tại nhà máy): 

- Xim¨ng trắng: 2.000.000 ®/tÊn.


- Tấm lợp: 62.000 đồng/tấm.


- Ngói ximăng màu: 29.000 đồng/viên.

Chương 3

Nguồn cung cấp nguyên, nhiên, phụ liệu, 

điện nước và vật tư sản xuất

---------


I. Nguồn cung cấp nguyên, phụ liệu sản xuất ximăng:


1. Đá vôi, đá trắng:


Đá vôi, đá trắng được cung cấp từ các mỏ đá tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Hà (có hợp đồng cung cấp kèm theo). Đá được khai thác và đập nhỏ tại mỏ.


Chất lượng đá (Hàm lượng các ô xít chính):



CaO:    72 - 74%,



SiO2:    0,5 - 2%,



Al2O3:  0,5-0,35%,



Fe2O3:  0,1 - 0,3%,



MgO:   0,8 - 2,0%


Ngoài ra công ty có thể mua đá tại các mỏ đang khai thác trong khu vực huyện Kinh Môn.


Với công suất hoạt động của nhà máy hàng năm cần khoảng 42.000 tấn đá trắng và đá vôi.


2. Sét trắng:


Nguồn sét cung cấp cho nhà máy được cung cấp từ mỏ sét Trúc Thôn, huyện Chí Linh. Sét có chất lượng:


- Hàm lượng ô xít chính:



SiO2:    68 - 71%,



Al2O3:  13-16,5%,



Fe2O3:  1% - 2%.


- Hàm lượng kiềm tổng R2O ( 3%.


- Sét không lẫn sỏi, cát kết.


- Lượng sét trắng cần cung cấp cho nhà máy hàng năm vào khoảng 10.000 tấn.


3. Phụ gia: 


Các loại phụ gia giầu Fe2O3, phụ gia giầu SiO2 để pha vào nguyên liệu, phụ gia xi măng được khảo sát tại các khu vực gần nhà máy để giảm chi phí sản xuất; xỉ lò cao được mua từ Nhà máy nhiệt Phả Lại, Nhà máy gang thép Thái Nguyên.


4. Phụ liệu: 


Các loại phụ liệu trong sản xuất như gạch chịu lửa, gạch cách nhiệt, dầu mỡ bôi trơn, bi đạn tấm lót cho các máy nghiền, vỏ bao xi măng và các loại vật tư khác có rất sẵn trên thị trường trong nước.


II. Nguồn nguyên liệu sản xuất tấm lợp:

1. Xi măng: Sử dụng xi măng  do các nhà máy địa phương sản xuất. Dự kiến sẽ sử dụng xi măng của công ty xi măng Thành Đạt (bên cạnh nhà máy).

2. Sợi PVA:

Sợi PVA (pôlyvinylacohol)-có công thức hoá học (CH2=CH-NO)n được chế tạo đặc biệt để cho các đặc tính cơ lý phù hợp với các yêu cầu công nghệ. Sợi PVA được cắt theo chiều dài xác định và đóng bao bì theo yêu cầu của bên đặt hàng. Do Trung Quốc hoặc Nhật Bản sản xuất, công ty mua loại nguyên liệu này tại các công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.

3. Bột giấy Kraft:

Bột giấy kraft chủ yếu được thu mua từ vỏ bao xi măng phế thải.

4. Phụ gia:

Trong quá trình sản xuất sẽ sử dụng một số lượng nhỏ phụ gia trong nước khai thác và sản xuất được như bentonit, silica, fume,…

5. Nhiên liệu:

- Nhiên liệu cho nồi hơi sử dụng than Quảng Ninh. Chất lượng yêu cầu đạt:

+ Nhiệt    > 5.500 Kcal/kg

+ Cỡ hạt: 0-15 mm

+ Độ ẩm <11%

+ Hàm lượng tro > 20%

- Ngoài ra còn sử dụng điện, nước trong quá trình sản xuất.

III. Nguồn nguyên liệu sản xuất ngói ximăng màu:
1. Xi măng: Sử dụng xi măng  do các nhà máy địa phương sản xuất. Dự kiến sẽ sử dụng xi măng của công ty xi măng Thành Đạt (bên cạnh nhà máy).

2. Sợi PVA:


Sợi PVA (pôlyvinylacohol)-có công thức hoá học (CH2=CH-NO)n được chế tạo đặc biệt để cho các đặc tính cơ lý phù hợp với các yêu cầu công nghệ. Sợi PVA được cắt theo chiều dài xác định và đóng bao bì theo yêu cầu của bên đặt hàng. Do Trung Quốc hoặc Nhật Bản sản xuất, công ty mua loại nguyên liệu này tại các công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.


3. Cát: Sử dụng cát đen do các cơ sở khai thác và kinh doanh VLXD tại khu vực xung quanh nhà máy.


4. Sơn, chất màu, phụ gia: Mua từ các nhà máy sản xuất trong nước.

IV. Nhiên liệu sản xuất ximăng trắng


1. Than:


Nhiên liệu được sử dụng để nung clinker là than kip lê của các mỏ than Quảng Ninh. Than được vận chuyển về nhà máy bằng đường thuỷ qua cảng Cống Câu hoặc đường bộ.

	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Than kip lê

	- Độ ẩm

- Chất bốc

- Hàm lượng tro

- Hàm lương lưu huỳnh

-Nhiệt trị làm việc
	%

%

%

%

Kcal/kg
	( 1

( 3

3 - 5

( 0,2

7740



2. Dầu FO:


Dầu FO được sử dụng làm nhiên liệu đốt cấp nhiệt cho máy sấy nghiền nguyên liệu và máy sấy nghiền than trong khi lò nung không làm việc. Đồng thời cũng được sử dụng để cấp nhiệt ban đầu cho lò nung clinker khi bắt đầu vận hành để nâng nhiệt.


Dầu FO được mua từ các đại lý trong tỉnh được vận chuyển đến nhà máy bằng ô tô chuyên dụng. 



Các tính chất của dầu FO:


- Trọng lượng thể tích: 0,93 - 0,98,


- Nhiệt trị làm việc: 9.800 - 10.000 kcal/kg,


- Hàm lượng lưu huỳnh: ( 3 %,


- Nhiệt độ bắt lửa trong cốc kín: 2500C.


- Lượng dầu FO cần cho sản xuất hàng năm khoảng 80 tấn.


Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, khi gặp trường hợp đột xuất có thể dùng khí đốt thiên nhiên để thay thế dầu FO.


3. Điện:


Dự án nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay của công ty có công suất thiết kế 40.000 tấn/năm (30.000 tấn clinker/năm) có tổng công suất điện lắp đặt khoảng  1.645,1 KW với hai loại điện áp cung cấp cho các phụ tải là 6,0 KV và 0,4 KV. Công suất tính toán khoảng 1.398,5 KW.


Trên cơ sở công suất tính toán của nhà máy sản xuất ximăng và cấp điện áp sử dụng, Công ty đã xây dựng trạm biến áp chính gồm 2 máy biến thế với công suất mỗi máy 750 KVA.


Để có đủ điện phục vụ cho việc sản xuất tấm lợp và ngói ximăng màu, Công ty sẽ tiếp tục xây dựng và lắp đặt trạm biến áp gồm 2 máy biến thế với công suất mỗi máy 1.000 KVA.


Nguồn cung cấp điện cho nhà máy được lấy từ đường dây chuyên tải 11 KV được lấy từ trạm biến áp của khu vực về trạm biến áp trung gian của nhà máy.


Bố trí gần trạm biến áp và gần lò nung clinker một máy phát điện Điezel có công suất 50 KVA để phát điện khẩn cấp nhằm duy trì hoạt động liên tục của lò nung clinker, hệ thống đo lường và điều khiển trong trường hợp mất điện lưới.


- Hệ thống điện chiếu sáng trong các nhà sản xuất dùng đèn hơi thuỷ ngân hay hêli; trong các nhà, các công trình phục vụ dùng đèn huỳnh quang kiểu công nghiệp; hệ thống đường đi, sân bãi dùng đèn hơi thuỷ ngân.


- Hệ thống chống sét được lắp đặt bảo vệ an toàn các công trình, thiết bị và các kết cấu. Được trang bị bằng các kim thu sét hoặc các bộ phận thu sét kiểu phóng điện ion bảo vệ phạm vi rộng cho các công trình có diện tích mái rộng. Hệ thống dây dẫn sét được lắp đặt riêng bên mặt ngoài tường công trình và được nối tới hệ thống tiếp đất chung của toàn nhà máy.


4. Nước:


Tổng lượng nước dùng trong sinh hoạt, sản xuất, cứu hoả, tưới cây, v.v. vào khoảng 120 m3/ngày đêm. Trong đó nước dùng trong sản xuất (chủ yếu để làm mát máy, giảm nhiệt độ khí thải lò nung và nước bảo dưỡng ngói ximăng màu, tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng) được sử dụng tuần hoàn khoảng 90 - 95%.


Nước sử dụng vào các mục đích trên được dự kiến lấy từ sông Bá Liễu, cạnh địa điểm xây dựng Nhà máy. Nước sinh hoạt được cấp từ hệ thống cung cấp nước của nhà máy nước Kỳ Sơn.

Chương 4

Công nghệ và kỹ thuật sản xuất

---------


I. Lựa chọn công nghệ sản xuất ximăng trắng


1. Hiện trạng công nghệ sản xuất xi măng Việt Nam  

Hiện tại, ngành công nghiệp xi măng nước ta song hành 3  loại hình công nghệ khác nhau. Đó là loại hình công nghệ sản xuất theo phương pháp ướt, bán khô và khô.  

Theo công bố của Bộ Xây dựng tại Hội thảo "Điều chỉnh quy hoạch phát triển xi măng VN đến năm 2010 và định hướng đến 2020" được tổ chức ngày 15/5/2006 tại Hà Nội cho thấy: Ngành xi măng VN hiện mới có 10 nhà máy xi măng lò quay, 49 cơ sở sản xuất xi măng lò đứng cung cấp gần 19 triệu tấn xi măng. 

1.1. Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp ướt:  

Gồm  các  nhà máy  xi măng: Hải Phòng (cũ),  Hà Tiên, Bỉm Sơn. Sản xuất theo phương pháp ướt hiện chiếm 9% toàn ngành. Tuy không nhiều về sản lượng, nhưng về công nghệ thiết bị đã bị lạc hậu, dẫn đến tiêu hao nhiều nguyên liệu, năng suất thấp, vệ sinh môi trường kém, giá thành cao, chất lượng không ổn định.  

1.2. Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp bán khô:  

Gồm các nhà máy xi măng lò đứng. Công nghệ này được hình thành từ thập kỷ 60 - 80 của thế kỷ 20. Chương trình 3 triệu tấn xi măng lò đứng được xem như là một  biện pháp tình thế về đầu tư để giải quyết sự thiếu hụt nguồn cung cấp xi măng. Giá trị đầu tư  nhỏ, công suất bé, thời gian đầu tư ngắn, vừa sức quản lý vận hành nên đã có 28 tỉnh, ngành đầu tư.  

Sản xuất xi măng theo phương pháp bán khô lò đứng chiếm 19,8% sản lượng toàn ngành. Tuy lượng tiêu hao nhiên liệu vật tư có giảm, nhưng không đáng kể so với phương pháp ướt, nên không mang tính cải thiện, mà lại bổ sung tình trạng ô nhiễm môi trường, giá thành cao, năng suất thấp, không ổn định chất lượng.  

1.3. Doanh nghiệp sản xuất xi măng theo phương pháp khô:  

Gồm các nhà máy sản xuất   công nghệ  lò quay đã được đầu tư  bắt đầu từ  thập kỷ 80 của thế kỷ 20 đến nay như : Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Hà Tiên 1, Chin Fon - Hải Phòng, Holcim, Bút Sơn, Hoàng Mai, Nghi Sơn... Năng suất xi măng theo phương pháp khô chiếm 71,2% sản lượng toàn ngành. Hiện nay, hiệu quả sản xuất  các nhà máy này cao hơn, môi trường được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, do còn hạn chế về trình độ quản lý vận hành khai thác nên các chỉ tiêu định mức sản xuất cũng mới chỉ đạt ở mức trung bình của thế giới.  

Với tổng công suất 23,9 triệu tấn/năm,  sản lượng  của toàn ngành xi măng  chưa đủ đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước, hàng năm chúng ta vẫn phải nhập cliker  từ  5 - 8 triệu tấn/năm. Một trong những nguyên nhân thiếu hụt lượng xi măng do  năng lực sản xuất ở một số nhà máy còn hạn chế. Số ít đã được đầu tư công nghệ tiên tiến nhưng  số nhà máy với cỗ máy công nghệ  lạc hậu chưa được cải tiến, đổi mới còn chiếm tỉ lệ cao  buộc chính phủ phải nhập khẩu xi măng cung ứng cho thị trường.   


3. Lựa chọn công nghệ: Qua nghiên cứu tìm hiểu các phương pháp sản xuất xi măng thông dụng hiện nay, đồng thời căn cứ vào quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm dự kiến và các điều kiện hiện có; công ty cổ phần Phúc Đạt lựa chọn công nghệ sản xuất xi măng trắng theo công nghệ lò quay phương pháp khô.


Trên cơ sở phân tích sự phù hợp của từng thiết bị với yêu cầu đặt ra, doanh nghiệp dự kiến nhập đồng bộ máy móc, thiết bị từ Trung Quốc.


II. Mô tả công nghệ sản xuất ximăng trắng


1. Sơ đồ công nghệ sản xuất:
S# ## C#ng  ngh# s#n xu£t xi m#ng tr#ng

    ## v#i

                                                           ##p



Than 

       S£y


Khãi l#

      Trén




 Nghißn kh# 

Bôi, #n


N#Ýc

    l#m Ìm


   PP kh#

Than 

          ##p

NungClinke 
                 Khãi l# (CO2, SO2, 



        Nghißn 
 (l# quay)

       NO2, CO, bôi...)



  L#m l#nh


   # Clinke


Th#ch cao


Phô gia
          ##p, S£y
     Nghißn 


Bôi, #n

Xi ho#t týnh


  #ãng gãi Bôi


 Xi m#ng PC

      50, 40

(Chi tiết sơ đồ công nghệ từng công đoạn trong quá trình sản xuất xin xem trong phụ lục kèm theo)

2. Mô tả quy trình sản xuất xi măng:


Quy trình sản xuất xi măng trắng của công ty cổ phần Phúc Đạt được tóm tắt qua các bước sau:


2.1. Nguyên liệu: Đá, macnơ và sét trắng cũng như những vật liệu chứa các oxid nhôm, sắt, canxi, silic được lấy từ mỏ bằng kĩ thuật nổ mìn hay khoan.


2.2 Máy: Máy đập - vật liệu từ mỏ được làm giảm kích thước bằng những máy đập khác nhau. Các khối đá được làm giảm kich thước từ 120cm đến khoảng từ 1,2 - 8cm. Vật liệu thô cũng có thể cần được sấy để việc pha trộn và đập hiệu quả hơn.

2.3. Băng tải: Băng tải - vật liệu thô được vận chuyển riêng biệt từ mỏ bằng những băng tải, xe goòng hoặc những biện pháp hậu cần thích hợp khác đến nhà máy.


2.4. Lớp trộn: Lớp trộn - đá vôi đã nghiền và đất sét được đồng nhất bằng cách chất thành đống và cào thành từng lớp trong kho dự trữ. Những vật liệu này được sẵn sàng cho việc nghiền và sấy trong lò nung.


2.5. Nghiền thô: Các vật liệu thô được nghiền và sấy trong máy nghiền con lăn. Những con lăn lớn được lắp trên một bàn xoay và vật liệu thô được nghiền cho đến khi chúng đủ mịn để chuyển đến silo đồng nhất bằng không khí.

2.6. Túi lọc bụi: Bao gồm nhiều túi lọc bằng vải hoặc nỉ để tách các hạt mịn từ khí thải lò. Gas thải từ nhiều lò nung được dùng để sấy vật liệu thô, vì vậy cải thiện việc sử dụng năng lượng hiệu quả của nhà máy.


2.7 Gia nhiệt: Những cy-lon gia nhiệt sẽ nâng nhiệt độ của bột liệu thô lên cao trước khi vào lò nung. Điều này làm gia tăng hiệu quả sử dụng nhiệt của lò nung vì bột liệu đã được vôi hóa 20 - 40% khi bắt đầu vào lò. 


2.8. Lò nung: Được thiết kế để tối đa hiệu quả của sự truyền nhiệt từ nhiên liệu đến vật liệu thô. Trong tháp gia nhiệt, vật liệu thô được nung nhanh chóng đến nhiệt độ khoảng 10000C, ở nhiệt độ này đá vôi chuyển sang dạng nóng chảy. 


Trong lò quay, nhiệt độ lên đến khoảng 20000C. Tại nhiệt độ này, các khoáng nóng chảy kết hợp để hình thành các tinh thể silicat canxi - clinker xi măng. 


2.9. Làm lạnh: Clinker nóng chảy được làm lạnh một cách nhanh nhất. Không khí xung quanh dùng làm lạnh clinker được thổi vào lò nung, khi không khí bị đốt cháy để đảm bảo hiệu quả cao của sự sinh ra nhiệt.

3. Tính toán công nghệ:


3.1. Tính toán thành phần phối liệu và clinker:


Dự kiến  sản xuất clinker có hoạt tính cường độ đạt chất lượng PC 50 theo tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000.


Các thông số chế tạo phối liệu:



KH  = 0,94 - 0,95 (LSF = 0,96 - 0,97)



MA  = 1,4



MS  = 2,4


Thành phần hoá học của phối liệu trắng dự kiến:

	MKN
	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O

	36,05
	12,9
	2,12
	2,95
	42,62
	2,0
	0,76
	0,08



Thành phần hoá học trung bình của clinker:

	SiO2
	Fe2O3
	Al2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O

	21,3
	3,26
	5,08
	65,18
	3,07
	1,19
	0,13



Thành phần khoáng của clinker theo tính toán:


C3S = 67,4%; C2S = 9%


C3A = 7,3%; C4AF = 11,1%


3.2. Tính toán cân bằng vật liệu:


Căn cứ vào kết quả tính toán ở trên, mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu cho 01 tấn clinker và xi măng như sau:


- Tiêu hao nguyên, nhiên liệu cho một tấn clinker:


Đá vôi, đá trắng:   1,4 tấn/tấn clinker


Sét trắng:             0,28 tấn/tấn clinker


Quặng sắt:         0,025 tấn/tấn clinker


Khi cần có thể dùng phụ gia điều chỉnh, khi đó khối lượng sét trắng sẽ giảm so với dự kiến.


- Tiêu hao nguyên liệu cho một tấn xi măng:


Clinker: 0,75 tÊn/tÊn xi măng PC 40


Thạch cao: 0,08 tấn/tấn xi măng PC 40


Phụ gia khoáng: 0,2 tấn/tấn xi măng PC 40


III. Công nghệ sản xuất tấm lợp


1. Sơ đồ công nghệ:

	[image: image1.jpg].
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2. Mô tả quy trình sản xuất:

+ Chuẩn bị liệu:

- Xi măng được tuyển chọn và ngâm khoảng 24 tiếng trong bể nước. Sau đó, chuyển vào máy đánh thuỷ lực trục ngang để đánh tơi sơ bộ thành bột thô. Bột thô được chuyển vào máy khuấy trục đứng hoà cùng với nước rồi được bơm vào cụm thiết bị đánh tinh gồm 2 máy nghiền đĩa và hệ thống xylô trung gian. Quá trình đánh tinh  được tự động hoá bằng các thiết bị điều khiển  để đạt được độ mịn cần thiết của bột giấy Kraft. Khi đã đảm bảo các thông số về độ nghiền, bột giấy được tự động chuyển sang bồn chứa và được giữ lơ lửng trong nước dưới dạng huyền phù 1 thành phần bằng thiết bị khuấy của bồn chứa.

- Chuẩn bị huyền phù hai thành phần:

ở chu kỳ  tiếp theo, huyền phù 1 thành phần được bơm theo định lượng vào máy Holleder. Tại đây Ximăng được cấp vào  theo định lượng để tạo ra huyền phù 2 thành phần.

- Chuẩn bị huyền phù 3 thành phần:

Huyền phù hai thành phẩn sau khi đã được trộn đồng đều trong máy Hollnder sẽ được trộn thêm sợi PVA theo định hướng để tạo ra huyền phù thành phần. Quá trình trộn sợi PVA rất phức tạp và được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng theo nguyên lý khí động đảm bảo sự phân tán đồng đều của sợi PVA trong huyền phù 3 thành phần. Từ đây, huyền phù 3 thành phần được gọi tắt là liệu.

Sau khi huyền phù 3 thành phần đã đảm bảo tính đồng đều, liệu dược xả vào máy hoả liệu kiểu Turbo để tiếp tục trộn hoà với các thành phần phụ gia cần thiết. Từ máy này, liệu dược được bơm tới công đoạn xeo cán tấm phẳng.

+ Xeo cán tấm phẳng:

Công đoạn này bắt đầu từ máy khuấy phân phối. Hỗn hợp huyền phù 3 thành phần  đã bổ sung phụ gia được dự trữ trong máy khuấy phân phối để tránh lắng đọng và được cấp định lượng theo thời gian vào bể xeo của giàn xeo cán, máy khuấy phân phối cũng sẽ bổ sung nước đục vào bể xeo để đảm bảo thuỷ phần của liệu theo yêu cầu công nghệ.

Huyền phù hay liệu được chuyển tới bể xeo chứa khoảng 8% các chất rắn và 92% là nước. Quá trình lọc qua lưới của tang xeo làm mất đi khoảng 70% lượng nước. Qua các khâu hút chân không, cán qua tang định hình, lượng nước còn lại trong sản phẩm là 25%.

+ Tạo hình sản phẩm:

Tấm ướt sau khi được cắt khỏi tang định hình sẽ được đón và chuyển qua băng tải cao su để cắt tấm lắc ướt theo kích thước đã định bằng hai hệ thống dao cắt baia dọc và ngang. Sau khi ra khỏi băng tải cao su tấm lắc ướt được đóng bằng xe goòng đón tấm. Trên xe goòng đón tấm có đặt sẵn khuôn bằng kim loại để định hình sản phẩm khi qua máy tạo sóng.

Máy tạo sóng được thiết kế theo phương án ép co. Sau khi qua máy tạo sóng, tấm lắc ướt đã đảm bảo hình dạng của sản phẩm tấm sóng và được nhấc sang xe goòng chuyển tấm đưa vào hầm sấy để dưỡng hộ bằng hơi nước bão hoà.

+ Dưỡng hộ sản phẩm:

Sản phẩm được dưỡng hộ bằng hơi nước. Sau khi ra khỏi hầm dưỡng hộ và để nguội, tấm sản phẩm đã  cứng và được chuyển sang khu vực dưỡng hộ tự nhiên (có phun nước trong 3 ngày đầu để đạt được độ bền theo tiêu chuẩn). Tấm khuôn kim loại lại được chuyển vào chu kỳ sản xuất tiếp theo.

IV. Công nghệ sản xuất tấm lợp ximăng


1. Sơ đồ công nghệ:

Đây là quy trình khép kín, do vậy chất lượng sản phẩm được kiểm tra ngay từ đầu vào từ khi nguyên vật liệu do nhà cung cấp chuyển đến nhà máy cho đến lúc giao cho khách hàng, được thể hiện qua giản đồ sau:


2. Mô tả quy trình sản xuất:

- Hệ thống trộn liệu:

Sau khi xi măng và cát cùng phụ gia khác được đưa vào hệ thống trộn liệu, máy sẽ hoạt động theo thời gian mặc định, sau đó được chuyển xuống hệ thống trộn tinh (thời gian tại hệ thống này sẽ hoạt động liên tục theo chu kỳ, kỳ ép của máy chính).

- Máy tạo hình


Cấp liệu trong hệ thống trộn tinh sẽ đưa qua hệ thống định lượng và nạp liệu theo tiêu chuẩn, hệ thống này được thiết lập theo chu kỳ của máy tạo hình (1 phút: cho ra khoảng từ 6-7 viên), sau khi ép bán sản phẩm sẽ được đưa qua các xe goòng chứa ngói và được chuyển ra khu vực phơi đông kết trong khoảng thời gian khoảng từ 6 - 8 tiếng để đạt được độ cứng cho phép theo tiêu chuẩn của bê tông.

- Ra ngói/bảo dưỡng


Sau thời gian đông kết, bán sản phẩm sẽ được xếp xuống bãi bảo dưỡng định kỳ, tại bãi bảo dưỡng các bán sản phẩm này sẽ được tưới nước bảo dưỡng trong vòng 25-30 ngày đạt theo độ cứng của bê tông.

 - Sơn ngói

Sau khi ngói một đạt tiêu chuẩn cho phép, sẽ được chuyển qua hệ thống sơn tự động, tại hệ thống này sẽ chuyển qua các khâu như: Vệ sinh –> sấy -> sơn lót -> sấy -> sơn phủ -> Sấy -> làm mát, sau đó chuyển qua hệ thống đóng gói bao bì.

- Đóng gói

Sau khi sơn xong, ngói sẽ được chuyển đến bộ phận đóng gói bao bì, được chuyển tiếp vào kho chứa sản phẩm hoặc xuất kho ngay cho khách hàng.


V. Công suất nhà máy và chế độ làm việc


1. Công suất nhà máy: 


Công suất thiết kế nhà máy được tính toán lựa chọn trên năng suất quy định theo thiết kế của thiết bị công nghệ chính và thời gian làm việc của cả dây chuyền sản xuất trong một năm.


Công suất lò nung là 91 tấn clinker/ngày. Số ngày làm việc của lò nung được ấn định 330 ngày (11 tháng). Mỗi ngày làm việc 3 ca, tổng số 24 giờ. Lò nung clinker chỉ ngừng hoạt động để bảo dưỡng và thay gạch chịu lửa mỗi năm từ 1 đến 2 lần với tổng thời gian khoảng 50 ngày.


Công suất sản xuất tấm lợp là 4.000 tấm/ngày. Số ngày làm việc của dây chuyền là 300 ngày, thời gian nghỉ và sửa chữa bảo dưỡng 60 ngày.


Công suất sản xuất ngói ximăng màu: 1.666 viên/ngày. Số ngày làm việc của dây chuyền là 300 ngày, thời gian nghỉ và sửa chữa bảo dưỡng 60 ngày.


2. Chế độ làm việc:


Chế độ làm việc chung của nhà máy  sản xuất ximăng trắng là 3 ca/ngày, 330 ngày/năm (lấy theo chế độ làm việc của lò nung clinker).


Chế độ làm việc của từng công đoạn sản xuất dự kiến được bố trí như sau:


- Nhập và đồng nhất nguyên liệu trong kho theo chế độ làm việc của mỏ, trung bình 10h/ngày; 250 ngày/năm.


- Đập và sấy đất sét, nạp đá vôi hoạt động theo chế độ làm việc của xưởng nghiền phối liệu 22h/ngày; 330 ngày/năm.


- Nghiền nguyên liệu:                       24h/ngày; 330 ngày/năm


- Chứa và đồng nhất bột phối liệu:   24h/ngày; 330 ngày/năm


- Lò nung clinker:                             24h/ngµy; 330 ngµy/n¨m


- Sấy nghiền than:                             24h/ngày; 330 ngày/năm


- Nghiền xi măng:                             24h/ngày; 330 ngày/năm


- Đập thạch cao và phụ gia:              12h/ngày; 330 ngày/năm

- Đóng bao và xuất xi măng:            12h/ngày; 330 ngày/năm

Chế độ làm việc của Nhà máy sản xuất tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu là 2 ca/ngày.

VI. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất ximăng


Máy móc, thiết bị sản xuất của nhà máy được công ty nhập đồng bộ từ Trung Quốc, đây là dây chuyền thiết bị hiện đại so với khu vực và trong nước. Cụ thể:

1. Thiât b# nh# s£y:

	TT
	T#n thiât b#
	C.su£t

(KW)
	N.su£t

(T/h)
	#v týnh
	SL
	§#n gi#

(trVN#)
	th#nh tißn (tri#u VN#)

	1
	M#y c#n s#t
	11
	30
	chiâc
	01
	100.000.000
	100.000.000

	2
	B#ng t#i B600
	7,5
	30
	m#t
	40
	2.000.000
	80.000.000

	3
	M#y s£y th#ng quay 1,8 x 12 m
	15
	30
	chiâc
	01
	400.000.000
	400.000.000

	4
	M#y ##p bãa ##ng nghißn than #Ìt l#
	7,5
	5
	chiâc
	01
	80.000.000
	80.000.000

	5
	Qu#t #Ìy #Ìt l#
	15
	
	chiâc
	01
	20.000.000
	20.000.000

	6
	G#u t#i than GTH 200
	5,5
	10
	m
	15
	6.000.000
	90.000.000

	7
	C£p than rung #i#n tâ (c£p than v#o ch£t #Ìt)
	1
	5
	chiâc
	01
	15.000.000
	15.000.000

	8
	Qu#t hãt m#y s£y
	30
	35000m3/h
	chiâc
	01
	30.000.000
	30.000.000

	9
	L#c b«i t#nh #i#n
	c# qu#t hãt 30
	
	bé
	01
	30.000.000
	30.000.000

	10
	výt t#i 250 thu h#i bôi
	5,5
	
	m
	15
	2.700.000
	40.500.000

	11
	G#u t#i xých GTH 315
	11
	30
	m
	25
	7.000.000
	175.000.000

	12
	m#ng c#o
	5,5
	30
	m
	10
	4.000.000
	40.000.000

	T#ng cÐng
	
	
	
	
	
	1.100.500.000



2. Thiết bị Nh# ##p ## v#i:

	TT
	T#n thiât b#
	C. su£t (KW)
	N.su£t (t/h)
	#.v týnh
	SL
	##n gi# (VN#)
	Th#nh tißn (VN#)

	1
	B. t#i xých
	11
	50 ( 70
	M
	15
	25.000.000
	375.000.000

	2
	M#y ##p h#m  PEPE 500x700
	5,5
	50 ( 70
	Chiâc
	01
	300.000.000
	300.000.000

	3
	B#ng t#i cao su B 600
	5,5
	
	M
	15
	2.000.000
	30.000.000

	4
	M#y ##p bãa ##ng PCL-1250
	75
	30 ( 50
	Chiâc
	01
	300.000.000
	300.000.000

	5
	L#c bôi tay #o PPCS 32-4
	25
	
	Bé ##
	01
	200.000.000
	200.000.000

	6
	G#u t#i xých GTH

315
	11
	40
	M
	25
	7.000.000
	175.000.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	1.380.000.000



3. Thiât b# Nh# nghißn li#u:
	TT
	T#n thiât b#
	C. su£t (KW)
	N.su£t (t/h)
	#.v týnh
	SL
	§#n gi# (VN#)
	Th#nh tißn (VN#)

	1
	C#n b#ng ##nh l##ng 5 th#nh ph#n
	11
	10 ( 20
	Bé
	01
	250.000.000
	250.000.000

	2
	B#ng t#i cao su 

B 600
	7,5
	10 ( 20
	M
	40
	2.000.000
	80.000.000

	3
	L#c bôi tay #o 

PPCS 32 - 4
	25
	
	Bé
	01
	200.000.000
	200.000.000

	4
	M#y nghißn bi

1,83 x7 
	245
	
	Chiâc
	01
	200.000.000
	1.500.000.000

	5
	L#c bôi t#nh #i#n  ##ng SZD/2
	15
	
	Bé
	01
	200.000.000
	200.000.000

	6
	G#u t#i xých (b#ng)

GTH 315
	11
	20 ( 30
	M
	22
	7.000.000
	154.000.000

	7
	M#y ph#n ly ZSX – 500
	30
	15 ( 20
	Chiâc
	01
	195.000.000
	195.000.000

	8
	M#y v/chuyãn khý #Ðng h#c (h#i)
	4,5
	
	M
	15
	1.500.000
	22.500.000

	9
	G#u t#i xých (b#ng) GTH 315
	7,5
	15 ( 20
	M
	25
	7.000.000
	175.000.000

	10
	M#ng v#n chuyãn

khý #éng h#c
	4,5
	
	M
	12
	1.500.000
	18.000.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	2.794.500.000



4. Thiât b# Nh# ghi quay 4 v#n t£n/n#m

	TT
	T#n thiât b#
	C. su£t (KW)
	N.su£t (t/h)
	#.v týnh
	SL
	§#n gi# (VN#)
	Th#nh tißn (VN#)

	1
	Van tang xoay 300x300
	2,2
	
	Bé
	04
	5.000.000
	20.000.000

	2
	Výt t#i 400
	7,5
	20 ( 30
	M
	15
	3.200.000
	48.000.000

	3
	G#u t#i xých (b#ng) GTH 315
	15
	20 ( 30
	M
	35
	7.000.000
	245.000.000

	4
	Van tang xoay

300x300
	2,2
	
	Chiâc
	01
	5.000.000
	5.000.000

	5
	M#y n#n khý
	7,5
	
	Chiâc
	01
	18.000.000
	18.000.000

	6
	C#n výt Ìng 250
	5,5
	
	Bé
	01
	25.000.000
	25.000.000

	7
	M#y trén èm
	22
	
	Chiâc
	01
	120.000.000
	120.000.000

	8
	M#y v# vi#n
	18,5
	
	Chiâc
	01
	110.000.000
	110.000.000

	9
	B#ng t#i cao su B 600
	5,5
	
	M
	10
	2.000.000
	20.000.000

	11
	C# c£u d#i li#u
	3,5
	
	Bé
	01
	20.000.000
	20.000.000

	12
	L# ##ng ( 3m ##y ## tâ Ìng x# #ân ch·p l#
	18,5
	
	Bé
	01
	2.100.000
	2.100.000

	13
	B#ng t#i xých
	5,5
	10 ( 15
	M
	10
	22.200.000
	222.000.000

	14
	M#y ##p h#m PE x 250 x1000
	30
	
	Chiâc
	01
	150.000.000
	150.000.000

	15
	G#u t#i xých GTH 315
	11
	
	M
	25
	7.000.000
	175.000.000

	16
	Qu#t Rood
	185
	
	Bé
	01
	410.000.000
	410.000.000

	17
	L#c kh·i l# LFEZ-373 (##y ## ho#n thi#n)
	110
	
	Bé
	01
	2.500.000.000
	2.500.000.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	4.090.100.000



5. Thiât b# nghißn xi m#ng:
	TT
	T#n thiât b#
	C. su£t (KW)
	N.su£t (t/h)
	#.v týnh
	SL
	§#n gi# (VN#)
	Th#nh tißn (VN#)

	1
	C#n b#ng ##nh l##ng 3 th#nh ph#n
	7,5
	7 ( 12
	Bé
	01
	175.000.000
	175.000.000

	2
	B#ng t#i cao su B 600
	7,5
	
	M
	40
	2.000.000
	80.000.000

	3
	L#c b#i tay #o PPPCS 32-4
	25
	
	Bé
	01
	200.000.000
	200.000.000

	4
	M#y nghißn bi 1,83 x 7 
	245
	
	Chiâc
	02
	1.500.000.000
	3.000.000.000

	5
	L#c b«i t#nh #i#n SZD/2
	
	
	Bé
	01
	200.000.000
	200.000.000

	6
	G#u t#i xých (b#ng) GTH 315
	7,5
	
	M
	20
	7.000.000
	140.000.000

	7
	M#ng v/chuyãn khý #Ðng h#c (n#i)
	4,5
	
	M
	15
	1.500.000
	22.500.000

	8
	G#u t#i xých (b#ng) GTH 315
	7,5
	
	M
	25
	7.000.000
	175.000.000

	9
	M#y ph#n ly ZSX –500
	30
	15 ( 20
	Chiâc
	01
	195.000.000
	195.000.000

	10
	M#ng v#n chuyãn khý #Ðng lïc
	4,5
	
	M
	15
	1.500.000
	22.500.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	4.210.000.000



6. Thiât b# Nh# #·ng bao:

	TT
	T#n thiât b#
	C. su£t (KW)
	N.su£t (t/h)
	#.v týnh
	SL
	§#n gi# (VN#)
	Th#nh tißn (VN#)

	1
	M#y khý #éng
	4,5
	
	M
	15
	1.500.000
	22.500.000

	2
	G#u t#i xých (b#ng) GTH 315
	11
	30
	M
	20
	7.000.000
	140.000.000

	3
	L#c bôi tay #o PPCS – 4
	25
	
	Bé
	01
	200.000.000
	200.000.000

	4
	M#y #ãng bao hai v#i
	15
	30
	Chiâc
	01
	110.000.000
	110.000.000

	5
	M#ng khý #éng thu h#i
	3,7
	
	M
	10
	1.500.000
	15.000.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	487.500.000



7. Thiât b# Bé l# quay:

	TT
	T#n thiât b#
	C. su£t (KW)
	N.su£t (t/h)
	#.v týnh
	SL
	§#n gi# (VN#)
	Th#nh tißn (VN#)

	1
	Bao t#i cao su B500
	5,5
	
	M
	20
	2.000.000
	40.000.000

	2
	M#y nghißn than
	75
	
	Chiâc
	01
	500.000.000
	50.000.000

	3
	C£p than + d#u cho l#
	
	
	Bé
	01
	200.000.000
	200.000.000

	4
	Qu#t nguÐi + c£p giã l#
	55
	
	Bé
	02
	50.000.000
	100.000.000

	5
	L# quay 1,9x39 (3 v#n t/n#m)
	22
	
	Bé
	01
	29.000.000.000
	29.000.000.000

	6
	B#ng t#i xých
	5,5
	
	M
	10
	22.200.000
	222.000.000

	7
	G#u t#i xých GTH 315
	15
	
	M
	30
	7.000.000
	21.000.000

	8
	C#n výt
	5,5
	
	Bé
	01
	25.000.000
	25.000.000

	9
	G#u t#i b#ng GTH 200
	5,5
	
	M
	17
	6.000.000
	102.000.000

	10
	C#n vung #i#n tho#i
	
	
	Bé
	01
	15.000.000
	15.000.000

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	29.775.000.000



8. Chi phý l#p ##t thiât b# s#n xu£t xim#ng tr#ng: 3.000.000.000 ##ng.


VII. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất tấm lợp không amiăng và ngói ximăng màu

	TT
	Danh mục
	Số lượng
	Đơn giá

(Tr.®)
	Thành tiền

(Tr.®)
	Ghi chú

	A
	Dây chuyền sản xuất tấm lợp không amiăng
	
	
	14.850
	

	I
	Thiết bị trong dây chuyền
	
	
	5.200
	

	1
	Thiết bị sản xuất
	01 

dây chuyền
	4.300
	4.300
	Do Viện Công nghệ chế tạo đồng bộ, chi tiết như phụ lục kèm theo dự án

	2
	Xi lô ximăng, hệ thống côn nước, vít tải
	
	900
	900
	

	II
	Khuôn
	3.000
	1,8
	5.400
	

	III
	Hạ tầng trong xưởng sản xuất
	
	
	3.450
	

	1
	Hệ thống ray goòng
	
	400
	400
	

	2
	Hệ thống điện 
	
	2.700
	2.700
	(Biến thế 1.000 KW, hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng)

	3
	Hệ thống cấp thoát nước
	
	350
	350
	

	IV
	Đào tạo và chuyển giao công nghệ
	
	800
	800
	

	B
	Dây chuyền sản xuất ngói ximăng màu
	
	
	10.990
	

	I
	Thiết bi, khuôn
	
	
	6.090
	

	1
	Máy ép
	12
	350
	4.200
	

	2
	Khuôn
	12
	120
	1.440
	

	3
	Xilo ximăng, vít tải
	1 lô
	200
	200
	

	4
	Máy trộn trung tâm`
	1
	250
	250
	

	II
	Dây chuyền sơn
	1
	1.200
	1.200
	

	III
	Hạ tầng trong xưởng sản xuất
	
	
	3.050
	

	1
	Hệ thống điện 
	
	2.700
	2.700
	(Biến thế 1.000 KW, hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng)

	2
	Hệ thống cấp thoát nước
	
	350
	350
	

	IV
	Đào tạo và chuyển giao công nghệ
	
	650
	650
	

	Tổng cộng
	
	
	25.840
	


Chương 5

Quy mô sử dụng đất và phương án xây dựng

---------


I. Quy mô sử dụng đất


1. Địa điểm: Trong cụm công nghiệp Kỳ Sơn, thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ.


2. Ranh giới hiện trạng khu đất:


- Phía Bắc giáp đất kỹ thuật của cụm công nghiệp.


- Phía Đông giáp DNTN Dương Khánh và sông trung thuỷ nông.


- Phía Nam giáp DNTN Dương Khánh và lưu không đường 191.


- Phía Tây giáp Nhà máy gạch tuy nel Đồng Tâm.


3. Diện tích sử dụng đất:


- Diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê: 63.046 m2.


- Diện tích xin mở rộng: 9.800 m2.


Tổng diện tích xin thuê: 72.846 m2.

4. Thời gian thuê đất: Dự kiến 50 năm.


II. Phương án xây dựng


1. Phương án kiến trúc:


Trên diện tích xây dựng 7,28 ha, dự kiến dây chuyền sản xuất được bố trí tại hai lô CN12 và CN13; các công trình phụ trợ và điều hành được bố trí trên các lô liền kề. Các công trình chủ yếu được xây dựng một tầng, các nhà kho chứa nguyên liệu, thành phẩm có hệ kết cấu là dàn khung thép có khẩu độ lớn.


Các nhà xưởng sản xuất chính được bố trí theo hướng Nam - Bắc. Trong hàng rào nhà máy thiết kế hệ thống đường giao thông nội bộ bằng bê tông để phục vụ cho việc đi lại của các phương tiện vận tải, xuất nhập hàng hoá, vật tư, nguyên liệu. Hệ thống đường nội bộ đều được kết nối với một đường chạy vòng quanh tường rào nhà máy.


(Cụ thể về mặt bằng bố trí dây chuyền công nghệ và các hạng mục xây dựng đề nghị xem trong bản vẽ tổng mặt bằng nhà máy kèm theo).


2. Giải pháp kết cấu:


Các hạng mục quan trọng, tải trọng lớn như tháp trao đổi nhiệt, xi lô đồng nhất phối liệu nền móng được xử lý bằng phương pháp khoan cọc nhồi BTCT. 
Các hạng mục khác như các hệ thống xi lô chứa, móng lò nung, v.v. được gia cố nền móng bằng phương pháp ép cọc BTCT.


Các hạng mục khác như nhà xưởng sản xuất tấm lợp, ngói ximăng mầu, nhà điều hành, ăn ca nghỉ ca, nhà giới thiệu sản phẩm kết cấu chủ yếu là móng nông.


3. Hạng mục xây dựng:

	STT
	H#ng m«c c#ng tr#nh
	Quy m# (m2)
	Di#n tých s#n (m2)
	##n gi#
	Th#nh tißn

	1
	Nh# kho sÌ 01
	187
	187
	1.700.000
	318.240.000

	2
	Nh# kho sÌ 02
	149
	149
	2.000.000
	297.000.000

	3
	Nh# kho sÌ 03
	88
	88
	2.300.000
	203.412.000

	4
	Nh# kho sÌ 04
	163
	163
	1.200.000
	195.822.000

	5
	Nh# WC sÌ 05
	66
	66
	1.100.000
	72.160.000

	6
	Nh# kho sÌ 06
	191
	191
	2.500.000
	478.500.000

	7
	Nh# x​#ng sÌ 2-01
	540
	540
	1.300.000
	702.000.000

	8
	Nh# k# thu#t sÌ 2-02
	210
	210
	2.000.000
	420.000.000

	9
	Tr#m biân #p #i#n
	198
	198
	1.600.000
	316.800.000

	10
	CÌng qua m​##ng
	 
	 
	 
	155.151.000

	11
	Nh# b#o v# + c#ng tr#nh ph« tr#
	35
	35
	2.400.000
	84.000.000

	12
	T​#êng bao + kì m#​#ng
	 
	 
	 
	193.628.000

	13
	Tr#m c#n #i#n t#
	64
	64
	1.000.000
	64.000.000

	14
	Nh# nghißn
	590
	590
	3.500.000
	2.066.400.000

	15
	Kho ch#a nguy#n li#u
	1.620
	1.620
	1.500.000
	2.430.000.000

	16
	Th#p c£p li#u, trao ##i nhi#t ##u l# cao 60m
	80
	80
	2.500.000
	200.000.000

	17
	Nh# ch#a m#y l#c b«i
	50
	50
	800.000
	40.000.000

	18
	L# quay lung clinker (mãng l#)
	120
	120
	4.000.000
	480.000.000

	19
	Nh# l#m nguÐi clinker
	80
	80
	1.500.000
	120.000.000

	20
	Nh# c£p nhi#n li#u
	40
	40
	1.500.000
	60.000.000

	21
	Kho ch#a than + m#y nghißn than
	450
	450
	1.300.000
	585.000.000

	22
	B#n ch#a d#u FO
	80
	80
	2.500.000
	200.000.000

	23
	Xi l# ch#a clinker
	60
	60
	4.500.000
	270.000.000

	24
	Xi l# ch#a phô gia
	20
	20
	4.500.000
	90.000.000

	25
	Kho ch#a phô gia
	288
	288
	1.000.000
	288.000.000

	26
	Xi l# ch#a th#ch cao
	20
	20
	4.500.000
	90.000.000

	27
	Nh# nghißn xi m#ng
	128
	128
	1.500.000
	192.000.000

	28
	Xi l# ch#a xi m#ng
	80
	80
	4.500.000
	360.000.000

	29
	Nh# #ãng bao xi m#ng
	800
	800
	1.400.000
	1.120.000.000

	30
	Kho xi l# ch#a clinker sÌ 2
	331
	331
	1.300.000
	430.300.000

	31
	Ph#n x​#ng nghißn xi m#ng sÌ 2
	135
	135
	1.300.000
	175.500.000

	32
	Xi l# v# kho ch#a xi m#ng sÌ 2
	100
	100
	1.300.000
	130.000.000

	33
	Xi l# ch#a nguy#n li#u s#n xu£t t£m l#p (2 khu)
	50
	100
	4.500.000
	450.000.000

	34
	X​#ng s#n xu£t t£m l#p ( 2 x#​#ng )
	1.330
	2.660
	1.300.000
	3.458.000.000

	35
	Khu KT-KCS s#n xu£t t£m l#p, ng·i m#u
	200
	200
	1.300.000
	260.000.000

	36
	Nh# #ã xe (3 nh#)
	125
	375
	600.000
	225.000.000

	37
	Khu v#n ph#ng h#nh chýnh
	250
	250
	1.500.000
	375.000.000

	38
	Nh# trïc #ißu h#nh s#n xu£t (2 khu)
	834
	834
	1.300.000
	1.084.200.000

	39
	Kho v#t t​
	400
	400
	1.300.000
	520.000.000

	40
	X#​#ng s#n xu£t ng·i xi m#ng m#u
	1.320
	1.320
	1.500.000
	1.980.000.000

	41
	Nh# #n ca
	485
	485
	1.400.000
	679.000.000

	42
	Bã ch#a, x# lý n#​Ýc (2 khu)
	500
	500
	1.000.000
	500.000.000

	43
	C#a h#ng b#n giÝi thi#u s#n phÌm
	220
	220
	1.200.000
	264.000.000

	44
	B#i ch#a nguy#n li#u
	26.000
	26.000
	50.000
	1.300.000.000

	45
	B#i ch#a th#nh phÌm
	12.000
	12.000
	50.000
	600.000.000

	46
	V​#ªn hoa
	2.500
	2.500
	50.000
	125.000.000

	47
	S#n #​#ªng ( 2 khu )
	5.000
	5.000
	150.000
	750.000.000

	48
	H# thÌng c£p tho#t n​#Ýc, c#y xanh, m#i tr​#ªng
	 
	 
	 
	2.000.000.000

	49
	H# thÌng c£p #i#n
	 
	 
	 
	3.000.000.000

	50
	San l£p m#t b#ng
	110.000

m3
	 
	25.000
	2.750.000.000

	51
	Chi phý b#i th#ªng gi#i ph·ng m#t b#ng
	 
	 
	 
	2.500.000.000

	T#ng chi phý x#y l#p
	 
	 
	 
	35.648.113.000


Chương 6

Đánh giá tác động môi trường

-------


I. Mục đích của đánh giá môi trường


Việc đánh giá tác động môi trường hiện tại và những ảnh hưởng sau khi xây dựng nhà máy để có những kiến nghị về vấn đề sẽ được xem xét và đánh giá tác động môi trường ở các bước tiếp theo, đảm bảo khi xây dựng xong và đưa nhà máy vào hoạt động không gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường trong khu vực xung quanh.


II. Một số vấn đề môi trường trong công nghệ sản xuất xi măng     


1. Bụi  đá và xi măng:  


Bụi xi măng ở dạng rất mịn (cỡ hạt nhỏ hơn  3 #m) lơ lửng trong không khí, khi hít vào phổi dễ gây bệnh về đường hô hấp. Đặc biệt khi hàm lượng SiO2 tự do > 2% có khả năng gây bệnh silicon phổi, một bệnh được coi là bệnh nghề nghiệp của công nghiệp sản xuất xi măng. Ngoài ra, bụi theo gió phát tán rất xa, lắng xuống mặt đất và nước, lâu dần làm hỏng đất trồng, hệ thực vật suy thoái.  


Bụi trong công nghiệp sản xuất xi măng  phát sinh từ hầu hết các công đoạn sản xuất: nổ mìn lấy đá, khai thác đất sét, nghiền nguyên liệu, nghiền xi măng, vận chuyển … Ví dụ:   


Lượng bụi tạo thành trong quá trình khai thác đá là:  


- 0,4 kg bụi/tấn đá trong công đoạn nổ mìn khai thác đá hộc.  


- 0,14 kg bụi/tấn đá khi nghiền khô và 0,009 kg/tấn theo phương pháp ướt.  


- 0,17kg bụi/tấn đá khi  bốc xếp, vận chuyển.  


Lượng  bụi bay vào không khí khi khai thác đất sét là không đáng kể (40 tấn/năm)  so với bụi do khai thác đá, điều này được giải thích do độ ẩm tự nhiên của đất sét khá cao (16 – 20%).  


Bụi đá vào phổi thường gây kích thích cơ học, sinh phản ứng xơ hóa phổi, bệnh về hô hấp TCVN 5937 – 1995 cho phép 0,38 – 0,73 mg bụi/m3 không khí. Việt Nam phấn đấu 0,50 mg bụi/m3 không khí, ở những nước công nghiệp phát triển tỷ lệ này là < 30 mg bụi/m3 không khí.  


2. ảnh hưởng tiếng ồn, rung động cơ học:  


Tiếng ồn do máy khoan nổ mìn, xe vật tải, thiết bị đập nghiền… Tiếng nổ mìn vượt quá giới hạn 100 dB ở khoảng cách 300 m so với điểm nổ. Tuy nhiên, tác động này không liên tục. Các tiếng ồn từ các thiết bị khác không có số liệu cụ thể. Tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép gây mệt mỏi, mất ngủ lâu ngày dẫn tới tăng huyết áp, điếc do nghề nghiệp.  


3. ảnh hưởng các hợp chất chứa crôm:  



Khi hít không khí chứa crôm (20 – 30 mg/m3) gây tổn thương cấp tính đường hô hấp (hắt hơi, viêm mũi, viêm phế quản, lên cơn dị ứng ho, nhức đầu, khó thở… Khi tiếp xúc với da, các hợp chất  crôm gây dị ứng, viêm da nghề nghiệp khó chữa trị.  


4. ảnh hưởng khí độc:  


Khí độc do khói thải từ ống khói nhà máy, từ các phương tiện có động cơ đốt trong.  


Tác dụng xấu đến môi trường chủ yếu do khí  SO2, NOx, CO, Hydro Cacbon, và chì (Pb)… SO2 và NOx gây bệnh đường hô hấp. Là nguyên nhân gây mưa axít hủy hoại môi trường, SO2 phần lớn do khí thải khi đốt nhiên liệu, còn NOx chủ yếu do động cơ đốt trong từ các phương tiện  giao thông tạo nên.  


CO  là khí thải do cháy không hoàn toàn nhiên liệu. Với động cơ đốt trong chủ yếu do xe chạy xăng, động cơ dùng dầu diezel thải lượng CO ít hơn nhiều. CO vào máu cản trở đường tuần hoàn máu gây đau đầu, chóng mặt, liều lượng cao có thể gây chết người.  


Chì tetractyl là chất ngăn cản nổ của nhiên liệu xăng trong động cơ. Nhiễm độc chì gây rối loạn  thần kinh, thiếu máu do làm rối loạn tổng hợp hồng cầu.  


Các hợp chất hữu cơ bay hơi chứa cacbua hydro có mùi khó chịu, là nguyên nhân gây ung thư. Khi kết hợp với NOx tạo hợp chất gây rối loạn hô hấp, đau đầu nhức mỏi …  


5.  Nước thải:  


Nguồn nước thải do làm nguội lò, nước thải sinh hoạt, nước làm vệ sinh thiết bị… chứa dầu mỡ, các hạt rắn lơ lửng (hệ keo)… Không thấy rõ tác hại trực tiếp tới cơ thể mà tác hại gián tiếp  làm bẩn nguồn nước sạch, cảnh quan môi trường.  

    Theo số liệu nghiên cứu của Trung tâm bảo vệ môi trường về tình trạng ô nhiễm trong quá trình sản xuất xi măng tại nhà  máy xi măng sản lượng 650.000 tấn xi măng Portland/ năm, tải lượng ô nhiễm trong sản xuất xi măng (Bảng 1) như sau:  

   
Bảng 1 : Tải lượng ô nhiễm trong sản xuất xi măng  

	Hoạt động
	Bụi (Tấn)
	SO2 (TÊn)
	NOx (TÊn)

	Khai thác đá vôi , đất sét  

Sản xuất clinker  

Sản xuất xi măng  

Tổng cộng  
	1.180,9

41.003,2

227,9

42.412,0
	-

1.203,6

-

1.203,6
	-

2.537,0

-

2.537,0



Tổng hợp kết quả tính toán cân bằng vật chất cho lò nung  và hàm lượng chất thải của các loại hình công nghệ sản  xuất xi măng  như sau:  


Bảng 2 : Tổng hợp kết quả tính toán cân bằng vật chất cho lò nung của các loại hình công nghệ sản  xuất xi măng (tính cho một tấn clinker) 

	Nội dung
	Lò quay khô (kg)
	Lò quay ướt (kg)
	Lò  đứng (kg)

	1. Nguyên liệu  

- Đá vôi  

- Đất sét  

- PirÝt  

- Phốt pho rít  
	1.191,3

297,6

15,2
	1.191,3

297,6

15,2
	1.240

297

17

32

	2. Nhiên liệu  

- Than  
	141
	440,5
	190

	3. Chất thải  

- Bụi  

- CO2  

- SO2  

- CO  

- NO2  

- THC  

- HF  
	1,39

139,5 (*)

906,574

2,485

0,042

1,3

0,007755
	1,45

144,93(*)

1.743,8

5,18

0,13

3,96

0,024
	6,4

64(*)

1.005,112

3,724

0,057

1,7

0,001

0,674



Giải pháp cho vấn đề  môi trường đối với ngành công nghiệp xi măng là sử dụng công nghệ sản xuất với hệ thống máy móc thiết bị và tổ chức quản lý môi trường doanh nghiệp như thế nào để đảm bảo chất lượng xi măng, nâng cao năng suất sản phẩm, phòng ngừa sự phát tán khí thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 


III. Một số vấn đề về môi trường trong khu vực


Hiện tại, trong khu vực xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ có một số cơ sở sản xuất đang hoạt động và một số đang triển khai xây dựng, như nhà máy sản xuất vữa công nghiệp của Công ty TNHH Thành Đạt, nhà máy sản xuất tấm lợp của công ty cổ phần Thuận Cường, nhà máy sản xuất gạch tuy nel của công ty cổ phần Đồng Tâm,...


Theo kết quả khảo sát của doanh nghiệp, tình trạng môi trường hiện nay của khu vực được đánh giá như sau:


1. ¤ nhiễm không khí: 


- Bụi: Chủ yếu phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên liệu và các sản phẩm ra, vào các nhà máy trên. Nồng độ bụi đều đạt ở dưới mức giới hạn cho phép.


- Tiếng ồn: Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu do các động cơ gây ra. Kết quả đều ở dưới mức cho phép.


- Khí độc: Khí độc trong khu vực chủ yếu là CO2, SOx. Kết quả đều ở dưới mức cho phép.


2. Các loại ô nhiễm khác: Như ô nhiễm nhiệt, ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm chất thải rắn đối với khu vực này hầu như không đáng kể. Vì là các cơ sở công nghiệp nên nước trong sản xuất chủ yếu là nước làm mát máy móc, thiết bị.


IV. Đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án


Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất xi măng trắng có thể gây ra các ảnh hưởng tác động đến môi trường như sau:


1. Bụi: Bụi có thể gây ô nhiễm không khí từ các khâu bốc xúc, vận chuyển và trong quá trình nghiền và đóng gói xi măng.


2. Nước thải: Chủ yếu là nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt không đáng kể. Nước thải công nghiệp có chứa cặn, dầu mỡ và các chất lơ lửng.


3. Tiếng ồn: Do máy nghiền bi và quạt ROOD trong quá trình sản xuất ximăng, tiếng ồn trong vận chuyển gây ra.


4. Khí thải: Có chứa các chất có hại đến sức khoẻ con người và môi trường như CO, SO2, NOx, ...


Doanh nghiệp nhận thức rằng, tất cả các loại bụi, nước thải, khí thải và tiếng ồn có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và môi trường sinh thái cần phải được khắc phục một cách có hiệu quả.


V. Các biện pháp bảo vệ môi trường


Để giảm thiểu tối đa đến môi trường, công ty sử dụng công nghệ sản xuất là công nghệ lò quay và các thiết bị lọc bụi tĩnh điện và lọc khô tiên tiến để giảm thiểu tối đa sự ô nhiễm môi trường.


1. Biện pháp chống bụi và tiếng ồn:


1.1. Chống bụi và tiếng ồn từ khu vực sản xuất:


Trong công nghệ sản xuất tấm lợp không sử dụng amiăng hầu như không có điểm phát sinh bụi do tất cả công đoạn công nghệ sản xuất đều sử dụng nước. Điểm duy nhất phát sinh bụi (rất ít) là công nhân tiếp xúc là đổ xi măng vào máy trộn. Tại đây công nhân phải có trang bị phòng hộ, khẩu trang. ở công đoạn này sẽ bố trí máy hút bụi để thu bụi xi măng đảm bảo môi trường cho công nhân làm việc.


Trong công nghệ sản xuất ngói ximăng màu, điểm phát sinh bụi chủ yếu do sơn sản phẩm. Tuy nhiên, do sản phẩm được sơn trong nhà xưởng do vậy không ảnh hưởng đáng kể đến môi trường.


Bụi và tiếng ốn chủ yếu phát sinh từ sản xuất ximăng. Dây chuyền công nghệ nhà máy xi măng trắng của công ty cổ phần Phúc Đạt có công suất thiết kế 40.000 tấn/năm đạt trình độ tiên tiến hiện nay so với trong nước và khu vực. Các máy nghiên nguyên liệu và xi măng hoạt động theo chu trình kín, có thiết bị phân ly có hiệu suất cao. Các thiết bị gia công thô vật liệu, nghiền, vận chuyển hoặc tại các vị trí chuyển tiếp đều được bao che kín để chống ồn và hạn chế tối đa lượng bụi phát tán ra bên ngoài. 


Vật liệu dạng bột mịn được trang bị các thiết bị bơm, máng khi tự động vận chuyển trong đường ống kín để tránh phát bụi.


Các vị trí phát sinh nhiều bụi, khí thải trong dây chuyền sản xuất như: Khí thải lò nung clinker, khí thải khâu nghiền clinker, đóng bao xi măng,... đều được trang bị các thiết bị lọc bụi tĩnh điện kiểu E.P nhiều buồng và lọc bụi kiểu túi thế hệ mới có công suất và hiệu suất lọc bụi cao, đảm bảo hàm lượng bụi sau khi lọc không vượt quá 50 mg/m3.


Tất cả các điểm phát sinh bụi khác trong dây chuyền sản xuất như điểm đổ vật liệu của các thiết bị vận chuyển đều được trang bị các thiết bị lọc bụi kiểu túi.


Nồng độ bụi trong không khí ở các khâu có người làm việc trong dây chuyền sản xuất đảm bảo ( 6 mg/Nm3.


Các thiết bị công nghệ khi làm việc phát sinh tiếng ồn có cường độ cao như máy đập búa, máy nghiền bi, quạt root, quạt ly tâm cao áp, máy nén khí đều được xây tường chắn và sử dụng các thiết bị tiêu âm để giảm tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép, cụ thể: Tại nơi làm việc tiếng ồn không được vượt quá 90 đêxiben, và dưới 60 đêxiben ngoài phân xưởng. Công nhân làm việc tại các vị trí có cường độ tiếng ồn cao như máy nghiên, quạt cao áp,... đều được trang bị mũ bảo hiểm tiêu âm.


1.2. Chống bụi và tiếng ồn từ các phương tiện vận tải:


Lượng ô tô ra vào nhà máy để vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu, vật tư, sản phẩm tương đối lớn. Vì vậy, cần phải xây dựng đường giao thông có chất lượng tốt để hạn chế tối đa tai nạn giao thông và phát sinh bụi.


Các tuyến đường trên trong quá trình sử dụng vào những ngày thời tiết hanh khô phải thường xuyên tưới nước để chống bụi.


Ngoài ra, để hạn chế bụi và tiếng ồn, trong khu vực nhà máy và xung quanh cần bố trí trồng mạng lưới cây xanh ở tất cả các bãi trống với các tầng khác nhau vừa tạo cảnh quan cho công trình, vừa làm trong sạch bầu không khí. Theo kinh nghiệm, hàng rào và cây xanh có tác dụng ngăn cản bụi và tiếng ồn rất hiệu quả.


1.4. Tăng cường phòng nhiễm bệnh nghề nghiệp:


Công nhân làm việc trong nhà máy thường xuyên phải tiếp xúc với bụi và tiếng ồn được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động để đề phòng bệnh nghề nghiệp. Công nhân làm việc trong nhà máy được khám bệnh định kỳ một năm 2 lần để theo dõi sức khoẻ.


2. Biện pháp giảm thiểu khí thải độc hại:


Nồng độ khí thải độc hại được phát sinh chủ yếu từ khí thải của công đoạn lò nung clinker, do vậy cần được theo dõi và khống chế bằng các biện pháp sau đây:


- Không sử dụng than có hàm lượng lưu huỳnh vượt quá 0,5% và nguyên liệu có chứa SO2 để đưa vào nung luyện clinker.


- Sử dụng vòi đốt than áp suất thấp và được kiểm tra, khống chế chặt chẽ các thông số kỹ thuật đảm bảo hàm lượng khí CO và NOx sinh ra trong quá trình nung clinker ở mức thấp nhất.


- Nâng cao ống khói để tạo khả năng phát tán tốt hơn.


3. Chống ô nhiễm môi trường nước:


Nước được sử dụng trong nhà máy xi măng và các mục đích làm mát cho các bộ phận truyền động của các thiết bị như: Bệ gale của lò nung clinker, gối đỡ các máy nghiền, máy nén khí; phòng thí nghiệm, sinh hoạt, tưới cây.


Nước thải trong nhà máy sản xuất tấm lợp được thu hồi, sử dụng tuần hoàn theo công nghệ lắng. Hệ thống tuần hoàn này gồm hai côn nước: Một côn nước đục và một côn nước trong

Côn nước đục thu lại toàn bộ nước thải của dây chuyền công nghệ nhờ bơm hút từ hồ thu nước sau máy xeo tấm, gồm các chất thải rắn như bột xi măng, sợi PVA, bột giấy, phụ gia và nước rửa băng lưới và băng dạ kỹ thuật. Nước thu được bơm lên chứa và được lắng ở côn nước đục. Nước sau khi được lắng trong sẽ chảy sang côn nước trong và nước này sẽ sử dụng lại để cấp nước cho công nghệ sản xuất. Các chất thải rắn sẽ nằm dưới đáy côn nước đục và lại được đưa vào chu trình sản xuất để tận dụng lại.

Tuỳ theo điều hành sản xuất, khoảng 7 đến 10 ngày sẽ tạm ngừng để tháo bỏ hoàn toàn nước từ côn nước đục và côn nước trong . Lúc này nước (đã chứa một lượng ion hoà tan lớn hơn mức độ cho phép) và chất thải rắn còn lại trong côn nước sẽ bị loại bỏ. Để xử lý nước thải này, dưới 2 côn nước có bể thu chất thải rắn, nước thải xả bỏ được lắng và chảy ra khỏi bể thải. Chất thải rắn được thu lại để tận dụng lại cho sản xuất các sản phẩm phụ. Bể thu chất thải rắn này thường chỉ sử dụng khi thải bỏ một lần toàn bộ nước trên 2 côn nước (khác với 2 bể lắng liên tục sẽ nói tới ở dưới).

Để tận thu các chất thải rắn (dùng cho sản xuất phụ) và xử lý triệt để nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải của khu công nghiệp, sử dụng 2 bể lắng. Nước thải chảy từ bể thứ nhất (lắng sơ bộ) có dung tích 25 m3 theo mương dẫn vào bể lắng thứ 2 có dung tích 10 m3. Tại đây, một lần nữa nước được lắng trong bằng các chất hoá học như A101, PEC, khi đó các chất lơ lửng sẽ lắng đọng thành chất thải rắn và thu lại để tái sử dụng, phần nước thải lúc này đã đạt tiêu chuẩn để có thể thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.


Nước được dùng trong một ngày đêm khoảng 120 m3. Lượng nước dùng để làm mát thiết bị sẽ được sử dụng tuần hoàn đến 90 - 95%. Nước phục vụ cho sản xuất có lẫn một phần dầu mỡ, theo đánh giá của các nhà môi trường thì nước thải loại này không thấy rõ tác hại trực tiếp tới cơ thể mà tác hại gián tiếp làm bẩn nguồn nước sạch, cảnh quan môi trường.  


Lượng nước thải trong sản xuất và sinh hoạt qua hệ thống xử lý chung của nhà máy trước khi thải ra môi trường đảm bảo:


- Độ pH đạt từ 5 - 9


- Chất rắn lơ lửng dạng huyền phù ( 100 mg/l


- Dầu mỡ ( 10 mg/l


- Sun fua hidro ( 1 mg/l


- Clorua ( 1.000 mg/l

Chương 7

Nhân lực và Chương trình sản xuất

---------


I. Nhân lực


1. Bố trí lao động trong nhà máy:

	TT
	Biên chế
	Tổng số lao động
	Ghi chú

	1
	Bộ phận quản lý, phục vụ

- Ban giám đốc nhà máy

- Kế hoạch điều độ

- Kế toán tài vụ

- Hành chính

- Cung tiêu

- Lái xe
	23
3

3

4

5

4

4
	Làm theo giờ hành chính

	2
	Nhà máy sản xuất ximăng

- Đập, vận chuyển đá

- Nghiền phối liệu

- Tập kết, sấy than

- Nung, làm nguội clinker

- Nghiền và đóng bao xi măng

- Cơ điện và khí nén

- Xưởng điện tử máy tính

- Phòng điều khiển trung tâm

- Phòng kỹ thuật công nghệ

- Cung cấp nước sản xuất

- Nhân viên tiêu thụ sản phẩm

- Nhân viên phòng thí nghiệm

- Bảo vệ
	91

5

10

12

12

20

4

3

5

3

3

5

4

5
	Làm việc 3 ca

	3
	Nhà máy sản xuất tấm lợp và ngói màu
	185
	

	Tổng số lao động trong nhà máy
	299 người
	



2. Đào tạo nhân lực:


Toàn bộ kỹ sư, công nhân vận hành công nghệ, cơ điện, tự động hoá được bồi dưỡng, huấn luyện trong giai đoạn lắp đặt và chạy thử công nghệ theo chương trình do các chuyên gia của hãng cung cấp thiết bị hướng dẫn. Ngoài ra, có thể được cử đi học tập tại một số nhà máy xi măng có trình độ công nghệ tương đương ở trong nước.


3. Tiền lương:


- Lương cơ bản của một lao động trực tiếp sản xuất tính bình quân 1.500.000 đồng/tháng. Lương và BHXH, YT: 1.800.000 ®


- Lương cơ bản của một nhân viên văn phòng tính bình quân 2.000.000 đồng/tháng. Lương và BHXH, YT: 2.400.000 ®.


II. Chương trình sản xuất


1. Chạy thử và bàn giao:


Sau khi hoàn thành giai đoạn lắp đặt sẽ tiến hành đợt tổng kiểm tra và nghiệm thu từng phần để chuẩn bị đưa dây chuyền vào chạy thử theo quy định hiện hành của Nhà nước.


2. Chạy thử không tải:


Mục đích chạy thử không tải từng thiết bị và tiến tới chay thử không tải toàn bộ dây chuyền sản xuất nhằm kiểm tra công tác lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị công nghệ cũng như thiết bị tự động hoá.


Đối với lò quay và máy nghiền bi, việc chay thử không tả phải được thực hiện khi lò quay chưa xây lớp lót chịu lửa và máy nghiền chưa nạp bi.


Trong thời gian chạy thử và nghiệm thu nếu tất cả các thiết bị đều được chạy liên tục trong thời gian 48 giờ mà không xảy ra sự cố gì đặc biệt.


Những thiết bị không được phép chạy không tải sẽ do các nhà chế tạo quy định cụ thể.


3. Chạy thử có tải:


Sau khi chạy thử không tải kết thúc và tất cả các khuyết tật trong quá trình lắp ráp được hiệu chỉnh sẽ tiến hành cho dây chuyền chạy thử có tải.


Trước khi bắt đầu chạy thử có tải cần chuẩn bị đầy đủ về vật tư, nguyên nhiên liệu để đáp ứng được tiến độ và lịch trình nâng dần công suất. Thời gian chạy thử có tải và nâng dần công suất đạt đến công suất dự kiến phụ thuộc vào công tác chuẩn bị các điều kiện về vật tư, tổ chức sản xuất, trình độ phối hợp chỉ đạo giữa các chuyên gia của hãng cung cấp thiết bị và đội ngũ kỹ thuật và công nhân vận hành của nhà máy.


4. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án: 


Dự kiến tiến độ thực hiện dự án trong 3 năm (8/2006 - 8/2009). Chi tiết các mốc thời gian như sau:

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Lập dự án đầu tư
	5/2006
	6/2006

	2
	Thẩm định và trình duyệt
	7/2006
	8/2006

	3
	Bồi thường giải phóng MB
	9/2006
	12/2006

	4
	Hoàn thiện TKKT và hồ sơ xây dựng
	01/2007
	02/2007

	5
	Xây dựng nhà máy
	03/2007
	05/2008

	6
	Lập điều chỉnh, bổ sung, mở rộng dự án đầu tư
	5/2007
	7/2007

	7
	Thẩm định và trình duyệt cấp Giấy chứng nhận đầu tư
	7/2007
	8/2007

	8
	Lắp ráp thiết bị nhà máy sản xuất ximăng
	8/2007
	9/2007

	9
	Lắp ráp thiết bị nhà máy sản xuất tấm lợp ximăng, ngói xi măng mầu
	6/2008
	7/2008

	10
	Đưa nhà máy sản xuất ximăng đi vào hoạt động 
	
	9/2007

	11
	Đưa nhà máy sản xuất tấm lợp ximăng, ngói xi măng mầu vào hoạt động
	
	8/2008


Chương 8

Kinh tế tài chính và hiệu quả xã hội của dự án

---------


I. Khái toán kinh phí mua sắm thiết bị


Tổng cộng chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị là 68.587.500.000 đồng (chi tiết như trong bảng danh sách thiết bị và đơn giá kèm theo).


II. Khái toán kinh phí xây lắp


Tổng cộng chi phí xây lắp là 35.648.113.000 đồng (chi tiết như trong bảng tính khối lượng và giá trị xây lắp kèm theo).


III. Tổng mức đầu tư của dự án

Tổng kinh phí đầu tư:
128.619.113.000 ®

1. Chi phí xây lắp: 
35.648.113.000 ®

2. Chi phí thiết bị:
68.587.500.000 ®

3. Chi phí khác:
3.600.000.000 ®

4. Dự phòng 10%(1+2+3+4): 
10.783.500.000 ®


5. Vốn lưu động:
10.000.000.000 ®


IV. Nguồn vốn đầu tư


1. Vốn đã đóng góp của các cổ đông:  25.000.000.000 ®


2. Vốn vay ngân hàng:                         70.000.000.000 ® 



- Vay vốn cố định:


  60.000.000.000 ®



- Vay vốn lưu động:

  10.000.000.000 ®

(Dự kiến lãi suất tiền vay vốn cố định là 12%/năm, vốn lưu động lãi vay 0,9%/tháng, thời gian vay 8-10 năm).


3. Vốn huy động tiếp của các cổ đông: 33.619.113.000 ®

V. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của dự án


1. Chi phí sản phẩm: 


1.1. Xi măng trắng: 


Giá thành sản phẩm tính cho một tấn xi măng trắng (không tính VAT, nhân công và các chi phí khác).

	TT
	Danh mục
	§VT
	Số Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Chi phí vật liệu chính
	
	
	
	435.000

	1
	Đá trắng, đá vôi (trung bình)
	TÊn
	1,05
	120.000
	126.000

	2
	Sét trắng
	TÊn
	0,25
	400.000
	100.000

	3
	Quặng sắt
	TÊn
	0,025
	360.000
	9.000

	4
	Than
	TÊn
	0,12
	800.000
	96.000

	5
	Thạch cao
	TÊn
	0,08
	500.000
	40.000

	6
	Vỏ bao
	Cái
	20
	3.200
	64.000

	7
	Phụ gia
	TÊn
	0,2
	60.000
	12.000

	II
	Chi phí vật liệu phụ
	
	
	
	59.000

	1
	Bi đạn, tấm lót
	Kg
	0,5
	20.000
	10.000

	2
	Vật liệu chịu lửa
	Kg
	1,5
	18.000
	27.000

	3
	Dầu mỡ
	Kg
	2,0
	11.000
	22.000

	III
	Chi phí điện nước
	
	
	
	83.500

	1
	Điện
	KW
	70
	1.100
	77.000

	2
	Nước
	m3
	1,0
	6.500
	6.500



1.2. Tấm lợp:


Giá thành sản phẩm tính cho một tấm lợp (không tính VAT, điện, nhân công và các chi phí khác).

	TT
	Danh mục
	§VT
	Định mức
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Nguyên liệu
	
	
	
	

	1
	Xim¨ng PC30
	Kg
	13,290
	800
	10.632,0

	2
	Sợi PVA
	Kg
	0,180
	72.900
	13.122,0

	3
	Bột giấy Kraft
	Kg
	0,370
	14.000
	5.180,0

	4
	Phụ gia
	Kg
	0,370
	25.920
	9.590,4

	II
	Chi phí phân xưởng
	
	
	
	

	1
	Vật tư đầu vào hao hụt sản phẩm
	Đồng
	
	
	2.200

	2
	Panết, bao bì
	Đồng
	
	
	2.000

	Cộng:
	
	
	
	42.724,4



1.3. Ngói màu:


Giá thành sản phẩm tính cho một viên ngói (không tính VAT, điện, nhân công và các chi phí khác).

	TT
	Danh mục
	§VT
	Định mức
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Nguyên liệu
	
	
	
	

	1
	Xim¨ng PC30
	Kg
	1,915
	800
	1.532,0

	2
	Cát
	Kg
	1,350
	75
	101,3

	3
	Sợi PVA
	Kg
	0,090
	72.900
	6.561,0

	4
	Phụ gia
	Kg
	0,050
	40.500
	2.025,0

	5
	Chất màu
	Kg
	0,045
	700
	31,5

	II
	Chi phí phân xưởng
	
	
	
	

	1
	Sơn
	Đồng
	
	
	9.000

	2
	Panết, bao bì
	Đồng
	
	
	600

	Cộng:
	
	
	
	19.850,8



2. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của dự án:


- Thời gian thu hồi vốn giản đơn của dự án được dự tính là 4 năm.


- Thời gian hoàn trả vốn vay của dự án: 6 năm kể từ khi xây dựng.


- Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) của dự án được dự tính là 21,90%.


- Hiện giá thuần (NPV) của dự án (tính trong khoảng 20 năm hoạt động với tỷ lệ chiết khấu là 12%) dự tính là 53.664,44 triệu đồng.


VI. Hiệu quả xã hội 


Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra các tác động tích cực tới đời sống kinh tế xã hội của khu vực:


- Góp phần tăng trưởng GDP của khu vực và thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế của huyện Tứ Kỳ và đóng góp vào phát triển công nghiệp của tỉnh Hải Dương;

- Tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động có thu nhập cao;


- Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao phục vụ lâu dài cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh;


- Góp phần khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của đất nước, phát huy được lực lượng lao động dồi dào tại địa phương;


- Nâng cao trình độ quản lý cho các nhà quản lý doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá trong thời kỳ kinh tế hiện nay.

Chương 9

Kết luận và Kiến nghị

---------


I. Kết luận


Trên đây là toàn bộ nội dung dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất xi măng trắng, tấm lợp không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu Phúc Đạt của công ty cổ phần Phúc Đạt (điều chỉnh, bổ sung, mở rộng từ Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay phương pháp khô công suất 40.000 tấn/năm). Qua nghiên cứu và tìm hiểu công ty nhận thấy cùng với việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng trắng lò quay phương pháp khô công suất 40.000 tấn/năm nếu đầu tư xây dựng tiếp Nhà máy sản xuất tấm lợp không sử dụng amiăng, ngói ximăng màu sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; một mặt đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt, mặt khác đảm bảo các yêu cầu về môi trường và phù hợp với trình độ quản lý của doanh nghiệp.


Trong quá trình thực hiện dự án công ty cổ phần Phúc Đạt cam kết thực hiện đúng nội dung dự án, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ pháp luật về đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác của Nhà nước.


II. Kiến nghị


Để dự án nhanh chóng được triển khai và đi vào hoạt động theo kế hoạch đã lập trong dự án công ty cổ phần Phúc Đạt đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan có liên quan xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Đồng thời Công ty đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.


Công ty cổ phần Phúc Đạt xin trân trọng cảm ơn!

	
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC ĐẠT


CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO DỰ ÁN




Bảng 1: Tính toán doanh thu




Bảng 2: Tính toán chi phí hoạt động




Bảng 3: Chi phí khấu hao




Bảng 4: Chi phí tiền vay




Bảng 5: Dự trù lỗ - lãi

Bảng 1: TÍNH TOÁN DOANH THU

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Hạng mục
	NĂM TÀI CHÍNH

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm10

	Xi măng trắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Công suất thiết kế
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	2. Hiệu suất 
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3. Sản lượng sản xuất thực tế
	28.000
	32.000
	36.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000

	4. Giá bán bình quân
	1,8 tr ®/tÊn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Doanh thu
	50.400
	57.600
	64.800
	72.000
	72.000
	72.000
	72.000
	72.000
	72.000
	72.000

	Tấm lợp ximăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Công suất thiết kế
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000

	2. Hiệu suất 
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3. Sản lượng sản xuất thực tế
	840.000
	960.000
	1.080.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000

	4. Giá bán bình quân
	62.000 ®ång/tÊm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Doanh thu
	52.080
	59.520
	66.960
	74.400
	74.400
	74.400
	74.400
	74.400
	74.400
	74.400

	Ngói màu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Công suất thiết kế
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000

	2. Hiệu suất 
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3. Sản lượng sản xuất thực tế
	350.000
	400.000
	450.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000
	500.000

	4. Giá bán bình quân
	29.000 ®/viªn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Doanh thu
	10.150
	11.600
	13.050
	14.500
	14.500
	14.500
	14.500
	14.500
	14.500
	14.500

	Tổng Doanh thu
	112.630
	128.720
	144.810
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900


Bảng 2: TÍNH TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Hạng mục
	NĂM TÀI CHÍNH

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm10

	Hiệu suất sản xuất
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1. Chi phí nguyên vật liệu
	56.668,28
	64.795,74
	72.895,21
	80.994,68
	80.994,68
	80.994,68
	80.994,68
	80.994,68
	80.994,68
	80.994,68

	- Sản xuất ximăng
	13.832,00
	15.840,00
	17.820,00
	19.800,00
	19.800,00
	19.800,00
	19.800,00
	19.800,00
	19.800,00
	19.800,00

	- Sản xuất tấm lợp
	35.888,50
	41.015,42
	46.142,35
	51.269,28
	51.269,28
	51.269,28
	51.269,28
	51.269,28
	51.269,28
	51.269,28

	- Ngói màu
	6.947,78
	7.940,32
	8.932,86
	9.925,40
	9.925,40
	9.925,40
	9.925,40
	9.925,40
	9.925,40
	9.925,40

	2. Chi phí điện, nước
	3.423
	3.912
	4.401
	4.890
	4.890
	4.890
	4.890
	4.890
	4.890
	4.890

	- Sản xuất ximăng
	2.338
	2.672
	3.006
	3.340
	3.340
	3.340
	3.340
	3.340
	3.340
	3.340

	- Sản xuất tấm lợp
	840
	960
	1.080
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200

	- Ngói màu
	245
	280
	315
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	3. Chi phí tiền lương, BHXH
	4.520,88
	5.166,72
	5.812,56
	6.458,4
	6.458,4
	6.458,4
	6.458,4
	6.458,4
	6.458,4
	6.458,4

	4. Tiền thuê đất
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	5. Khấu hao tài sản cố định
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15

	6. Lãi và gốc vốn vay
	15.280
	14.452
	13.624
	12.796
	11.968
	11.140
	10.312
	9.502
	8.656
	7.828

	7. Chi phí bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, vận chuyển 
	5.700
	6.700
	7.700
	7.700
	7.700
	7.700
	7.700
	7.700
	7.700
	7.700

	TỔNG CHI PHÍ
	95.103,31
	104.537,61
	113.943,92
	122.350,23
	121.522,23
	119.974,23
	119.146,23
	118.336,23
	117.490,23
	116.662,23


Bảng 3: CHI PHÍ KHẤU HAO

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Hạng mục
	NĂM TÀI CHÍNH

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm10

	Giá trị KH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Công trình xây dựng
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4
	1.782,4

	2. Máy móc và thiết bị
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75
	6.858,75

	3. Chi khác
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	720,00
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị khấu hao hàng năm
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15



Phần Xây lắp khấu hao: 20 năm


Phần Thiết bị khấu hao: 10 năm


Phần Chi khác khấu hao: 5 năm                                       

Bảng 4: CHI PHÍ TIỀN VAY

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Hạng mục
	NĂM TÀI CHÍNH

	
	Năm XD
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm10

	I. Vốn cố định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền vay
	60.000

12%/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trả gốc hàng năm
	
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000

	2. Trả lãi hàng năm
	
	7.200
	6.480
	5.760
	5.040
	4.320
	3.600
	2.880
	2.160
	1.440
	720

	3. Lãi và gốc vốn cố định hàng năm
	
	13.200
	12.480
	11.760
	11.040
	10.320
	9.600
	8.880
	8.160
	7.440
	6.720

	II. Vốn lưu động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền vay
	10.000

10,8%/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trả gốc hàng năm
	
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	2. Trả lãi hàng năm
	
	1.080
	972
	864
	756
	648
	540
	432
	342
	216
	108

	3. Lãi và gốc vốn lưu động hàng năm
	
	2.080
	1.972
	1.864
	1.756
	1.648
	1.540
	1.432
	1.342
	1.216
	1.108

	III. Trả gốc và lãi
	
	15.280
	14.452
	13.624
	12.796
	11.968
	11.140
	10.312
	9.502
	8.656
	7.828


Bảng 5: Dự TRÙ Lỗ - LÃI
	Hạng mục
	NĂM TÀI CHÍNH

	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8
	Năm 9
	Năm10

	A. TỔNG DOANH THU 
	112.630
	128.720
	144.810
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900
	160.900

	B. TỔNG CHI PHÍ
	95.103,31
	104.537,61
	113.943,92
	122.350,23
	121.522,23
	119.974,23
	119.146,23
	118.336,23
	117.490,23
	116.662,23

	C. DOANH THU TRƯỚC THUẾ
	17.526,69
	24.182,39
	30.866,08
	38.549,77
	39.377,77
	40.925,77
	41.753,77
	42.563,77
	43.409,77
	44.237,77

	D. THUẾ VAT (5%DT)
	5.631,5
	6.436,0
	7.240,5
	8.045,0
	8.045,0
	8.045,0
	8.045,0
	8.045,0
	8.045,0
	8.045,0

	E. THU NHẬP CHỊU THUẾ
	11.895,19
	17.746,39
	23.625,58
	30.504,77
	31.332,77
	32.880,77
	33.708,77
	34.518,77
	35.364,77
	36.192,77

	F. THUẾ TNDN
	3.330,65
	4.968,99
	6.615,16
	8.541,34
	8.773,18
	9.206,62
	9.438,46
	9.665,26
	9.902,14
	10.133,98

	G. LÃI RÒNG
	8.564,54
	12.777,40
	17.010,42
	21.963,43
	22.559,59
	23.674,15
	24.270,31
	24.853,51
	25.462,63
	26.058,79

	H. THỜI GIAN HOÀN VỐN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Khấu hao
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	9.361,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15
	8.641,15

	2. Lãi vay
	8.280,00
	7.452,00
	6.624,00
	5.796,00
	4.968,00
	4.140,00
	3.312,00
	2.502,00
	1.656,00
	828,00

	3. Lãi ròng
	8.564,54
	12.777,40
	17.010,42
	21.963,43
	22.559,59
	23.674,15
	24.270,31
	24.853,51
	25.462,63
	26.058,79

	4. Dòng tiền ròng
	26.205,69
	29.590,55
	32.995,57
	37.120,58
	36.888,74
	36.455,30
	36.223,46
	35.996,66
	35.759,78
	35.527,94

	5. Chi phí ban đầu

(128.619,113)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Luỹ kế hàng năm
	102.413,42
	72.822,87
	39.827,30
	2.706,72
	-34.182,02
	
	
	
	
	

	7. Thời gian hoàn vốn
	Khoảng 4 năm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. CÁC CHỈ TIÊU KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. NPV
	53.664,44 triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. IRR
	21,90%
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